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CHƯƠNG 3:
SO SÁNH LOẠI TIỂU THUYẾT “TÀI TỬ GIAI NHÂN” Ở MỘT SỐ NƯỚC PHƯƠNG ĐÔNG THỜI KỲ TRUNG ĐẠI –NHỮNG NÉT DỊ BIỆT 


Bên cạnh nhiều nét tương đồng trong loại tiểu thuyết “tài tử giai nhân” ở cả bốn nước Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên mà người viết đã chỉ ra ở chương thứ hai, vẫn có không ít những dị biệt giữa chúng với nhau. Để lý giải những điểm tương đồng, chúng ta căn cứ trên sự ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, cũng như những sự gặp gỡ của tư duy văn học của các tác giả thời trung đại. Còn sự dị biệt là điều hiển nhiên vì bất kỳ nền văn học nào cũng đều có sự song hành của hai nhân tố chính trong quá trình phát triển của lịch sử: nhân tố ngoại nhập và nhân tố nội sinh. Nhiều cốt truyện “tài tử giai nhân” được tiếp nhận và biến đổi và cũng nhiều cốt truyện thuần túy của riêng từng dân tộc được sáng tác.

Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên đều là những nước chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, nên việc vay mượn cốt truyện là điều phổ biến. Một trường hợp tiêu biểu là Tiễn đăng tân thoại của Cù Hựu (1347 – 1433) đời Minh (Trung Quốc), đã có ảnh hưởng trực tiếp đến sự ra đời Kim Ngao tân thoại của Kim Thời Tập (Triều Tiên, 1435 – 1493), Otogi Soko (Ngự già tỳ tử tức Tấm bùa cho trẻ) của Asai Ryohi (Thiển Tĩnh Liễu Ý) (Nhật Bản, 1612 – 1691), Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ (Việt Nam, thế kỷ XVI). Không những thế, ngay ở Trung Quốc cũng có những tác phẩm mô phỏng theo Tiễn đăng tân thoại như Tiễn đăng dư thoại của Lý Xương Kỳ, Mịch đăng nhân thoại của Thiệu Cảnh Chiêm. Khảo sát một cách bao quát toàn bộ lịch sử văn học của bốn nước Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên, chúng ta nhận ra hiện tượng:  không chỉ có loại tiểu thuyết “tài tử giai nhân” mà các loại tiểu thuyết lịch sử, tiểu thuyết nghĩa hiệp, đều có sự tiếp nhận, ảnh hưởng. Chúng ta đặc biệt lưu ý trường hợp một cốt truyện lịch sử, nghĩa hiệp khi tiếp nhận đã được biến đổi khung cảnh cho phù hợp với lịch sử dân tộc. Ở Nhật Bản, Tam quốc diễn nghĩa được Nham Viên Nguyệt Châu mô phỏng thành Tây chinh khoái tân biên, lấy bối cảnh xảy ra trên đất nước mình. Tuy nhiên, so với loại tiểu thuyết “tài tử giai nhân” thì tiểu thuyết lịch sử, nghĩa hiệp ít chịu ảnh hưởng, tiếp nhận hơn. Tiêu biểu là trường hợp của Việt Nam.

Sở dĩ hiện tượng tiếp nhận, ảnh hưởng đa phần xảy ra với loại tiểu thuyết “tài tử giai nhân”, theo người viết có thể do một số lý do sau đây. Thứ nhất là sự tiếp nhận một đề tài tình yêu bao giờ cũng dễ dàng hơn là tiếp nhận một cốt truyện lịch sử. Những yếu tố tâm lý, tình cảm thì con người ở đất nước nào cũng có thể có cảm quan giống nhau, nhưng cảm quan về lịch sử thì lại hoàn toàn khác biệt. Thứ hai, xét đến cùng thì một tác phẩm tình yêu thường được đông đảo công chúng đón nhận, tầm phổ biến của chúng bao giờ cũng rộng rãi và bao quát hơn, cho dù ở dân tộc nào không ít thì nhiều cũng có thành kiến về chúng, do tâm lý tôn sùng văn chương quan phương, bác học. 

Là một loại tiểu thuyết kết hợp giữa nội sinh và ngoại nhập, ngoài những điểm tương đồng, bao giờ cũng song song tồn tại nhiều nét dị biệt trong những tác phẩm của dòng tiểu thuyết “tài tử giai nhân”. Những nét dị biệt này bắt nguồn từ hoàn cảnh lịch sử, xã hội, từ ý hướng sáng tác, từ tư duy sáng tạo của các nhà văn và ở cả sự đón nhận của người đọc. Khác biệt nhau không phải là mâu thuẫn, đối nghịch nhau. Khác biệt nhau ở đây chỉ đơn thuần là sự phong phú đa dạng, muôn hình muôn vẻ, góp phần hợp thành một dòng tiểu thuyết tình yêu nhiều màu sắc, giàu tình cảm.

3.1. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ XÃ HỘI CỦA MỖI NƯỚC CÓ NHỮNG TÁC ĐỘNG RIÊNG ĐẾN SỰ XUẤT HIỆN DÒNG TIỂU THUYẾT “TÀI TỬ GIAI NHÂN”.
Không phải ngẫu nhiên mà sự xuất hiện của dòng tiểu thuyết “tài tử giai nhân” ở các nước Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên đều gắn liền với sự xuất hiện và phát triển của các thành thị. Thành thị phương Đông có thể rất huy hoàng và rực rỡ, nhưng vẫn rất khác với thành thị phương Tây. Do chính quyền phong kiến trung ương tập quyền đã nắm rất vững nông thôn, cho nên thành thị phương Đông khó lan tỏa được sức ảnh hưởng của mình đến những làng quê xa xôi. Tầng lớp thị dân phương Đông không bao giờ có được sức mạnh như giai cấp tư sản phương Tây. Đó chính là lý do vì sao chế độ phong kiến phương Đông kết thúc rất muộn màng, đa phần là vào đầu thế kỷ XX. Nhưng dù sao thì sự ra đời của thành thị đã tác động trực tiếp đến việc hình thành một lớp người, một nếp sống, một cách suy nghĩ và một nền văn học tương ứng với nó. Nền văn học ấy chứa đựng nhiều yếu tố thông tục và bình dân, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của một tầng lớp công chúng bình thường, đơn giản. Các nhà nho quan phương, mực thước hướng đến việc ngâm hoa vịnh nguyệt với những thi tứ cao xa, bóng bẩy. Còn đông đảo quần chúng nhân dân thì hướng đến việc thưởng thức một câu chuyện dễ hiểu, có nhiều tình tiết hấp dẫn, ly kỳ, đầu tiên là do thuyết thoại nhân (ở Trung Quốc), người hát xẩm, nói thơ (ở Việt Nam) hay tì bà pháp sư (ở Nhật Bản) diễn kể, sau là đọc trực tiếp trên bản in giấy. Không phải ngẫu nhiên mà Hegel đã ví tiểu thuyết là “anh hùng ca của tầng lớp thị dân”. Đây là điểm giống nhau nhìn trên đại thể, nhưng đi sâu vào từng thời kỳ lịch sử của từng dân tộc thì chúng ta vẫn thấy không ít khác biệt. Lịch sử của từng nước có thể đều trải qua những giai đoạn phát triển tương đối giống nhau, nhưng sự phát triển đó không đồng đều và không cùng một thời điểm nhất định.

3.1.1. Truyền thống của tiểu thuyết Trung Quốc đã có từ rất sớm, người ta hay nói đến tản văn thời Tiên Tần, truyện chí nhân, chí quái, chí dị thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, truyền kỳ thời Đường, thoại bản thời Tống Nguyên làm nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ của tiểu thuyết thời Minh Thanh. Và người ta thường nhắc đến Ban Cố đời Hán với việc xem tiểu thuyết gia cũng là một nhà trong Bách gia. 

Dòng tiểu thuyết “tài tử giai nhân” đã khởi nguyên với truyền kỳ đời Đường ở Trung Quốc. Theo N.I. Konrat thì ở các thế kỷ VII đến thế kỷ IX, Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn và hùng mạnh nhất, không chỉ đối với phương Đông mà có lẽ đối với toàn thế giới. Theo ý kiến của Jaroslav Prusek thì chính dưới triều đại Đường, đã bắt đầu xuất hiện những người kể chuyện chuyên nghiệp.

Những truyện truyền kỳ đời Đường không chỉ ảnh hưởng đến bản thân những tác phẩm tiểu thuyết về sau của Trung Quốc, mà còn ảnh hưởng đến tiểu thuyết của các nước Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên. B.L. Riftin cho rằng Truyện Xuân Hương chịu ảnh hưởng rõ nét của Truyện Lý Oa trong truyền kỳ đời Đường. Người viết quan niệm trong truyền kỳ, yếu tố chính tạo nên sức hấp dẫn xuyên suốt mạch truyện là hai yếu tố “kỳ” và “thực”, trong đó yếu tố “kỳ” đóng vai trò quan trọng. Còn tiểu thuyết “tài tử giai nhân” thì yếu tố “tình” đóng vai trò quan trọng. Do vậy, như chương một đã trình bày, người viết không xét đến thể loại truyền kỳ trong phạm vi luận án này. Quan niệm về tiểu thuyết thời Đường còn chưa đi xa hơn tư tưởng “văn sử bất phân”. Sách Sử thông của Lưu Tri Cơ đời Đường chia tiểu thuyết làm mười loại: biên soạn, ghi chép, dã sử, truyện tản mạn, sử địa phương, sử gia tộc, các truyện kể, tạp ký, sách địa lý, bộ tịch địa phương.

Dưới thời Tống Nguyên, nền văn học thành thị tiếp tục phát triển. Tuy không thu được những thành tựu rực rỡ về tiểu thuyết, nhưng tạp kịch lại đặc biệt phát triển và không thiếu những vở tạp kịch kể chuyện tình yêu như Tây sương ký của Vương Thực Phủ, Tỳ bà ký của Cao Minh... Ở cả hai thời đại Tống Nguyên, hình thức thoại bản đều rất phổ biến với một đội ngũ những thuyết thoại nhân đông đảo. Thoại bản thời Tống Nguyên có hai loại là thoại bản tiểu thuyết và thoại bản giảng sử. Đây có thể là những phác thảo ban đầu của tiểu thuyết trường thiên. Thoại bản là hình thức dung hợp đặc biệt giữa văn học thành văn và văn học truyền miệng với sự phân chia thành đoạn kể (tương ứng với chương hồi) và hai câu thơ mở đầu hay kết thúc.

Tất cả những bước khởi đầu này trở thành nền móng vững chắc cho sự phát triển của tiểu thuyết ở giai đoạn sau.

Đến thời Minh Thanh, thể loại tiểu thuyết chiếm địa vị ưu thế, bất chấp quan niệm của đa phần nho sĩ phong kiến cho đó chỉ là thứ văn chương hạ cấp, không xứng đáng với chữ nghĩa thánh hiền, vì văn học Trung Quốc xưa nay có truyền thống “văn dĩ tải đạo”, “thi dĩ ngôn chí”, còn tiểu thuyết là để cho hạng thứ dân mua vui. Nguyên nhân sự phát triển của tiểu thuyết có lẽ không thể tách rời với tình hình kinh tế, chính trị, xã hội thời kỳ Minh Thanh. 

Vương triều Minh là vương triều phong kiến cuối cùng của người Hán chính thống. Chu Nguyên Chương khởi nghĩa lật đổ triều Nguyên, lập nên triều Minh (1368 – 1644) kéo dài gần ba trăm năm. Những năm đầu thời Minh, kinh tế phát triển mạnh trên mọi lĩnh vực: nông nghiệp, thương nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…  nhưng dần dần triều Minh cũng đi vào vết xe đổ của các triều đại trước, suy vong dần. Những năm cuối thời Minh, nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân của Lý Tự Thành và Trương Hiếu Trung, lật đổ được nhà Minh. Ngay sau đó người Mãn Thanh thừa cơ hội đánh chiếm toàn bộ Trung Quốc, lập nên vương triều Mãn Thanh (1644 – 1911).

Giống như người Mông Cổ, người Mãn Thanh khi xâm lược Trung Quốc cũng ở trong tình trạng lạc hậu hơn người Hán, nhưng vì là kẻ chiến thắng nên nhà Thanh bắt buộc người Hán phải theo phong tục Mãn Thanh và nhập tịch làm dân Mãn Thanh. Rồi dần dần người Mãn Thanh cũng bị Hán hóa, bắt chước các triều đại trước, thực thi những chính sách tiến bộ. Thời Khang Hy, Càn Long là thời kỳ thịnh trị của nhà Thanh. Nhưng càng về sau, nhất là từ khi nổ ra cuộc chiến tranh thuốc phiện năm 1840, Trung Quốc bị các nước phương Tây nhảy vào xâu xé, đã biến thành một nước nửa phong kiến, nửa thuộc địa.

Trong lịch sử văn học, người ta thường ghép hai triều đại Minh Thanh vào chung một giai đoạn, bởi vì hai triều đại này về mặt xã hội, có khá nhiều điểm tương đồng và chính cơ sở xã hội đã tạo nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ của tiểu thuyết.

Về chế độ chính trị, các vua triều đại Minh Thanh đều thực hiện chính sách tập trung quyền lực vào tay mình, xây dựng chính quyền phong kiến trung ương tập quyền. Giai cấp thống trị sử dụng Nho giáo của thời kỳ nhà Tống, bắt mọi người phải tuân theo một cách cứng nhắc những khuôn mẫu như trung hiếu tiết nghĩa, tam cương ngũ thường…, gò ép con người vào những cái gọi là “chủ tĩnh”, “thiên mệnh”… Nhiều nho sĩ tiến bộ cả ở thời Minh lẫn thời Thanh đã lên tiếng phản đối thứ Nho giáo này. Trong khoa cử tuyển chọn nhân tài, triều đình đề cao văn bát cổ, một thứ văn chương khô cứng, rút từ Tứ thư Ngũ kinh nhằm hạn chế tự do tư tưởng. Liêu trai chí dị và Nho lâm ngoại sử đã coi chế độ khoa cử và những nho sĩ cung cúc cúi đầu tuân theo nó là một mục tiêu để chế giễu, lên án. Trong Hồng lâu mộng, tác giả Tào Tuyết Cần cũng để cho nhân vật Giả Bảo Ngọc nhiều lần lên tiếng phê phán lối thi cử kiểu ấy.

Bên cạnh chính sách văn hóa khắc nghiệt, tình hình xã hội thời kỳ Minh Thanh còn có một đặc điểm khác nổi bật là sự hình thành và phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa và sự xuất hiện đông đảo của tầng lớp thị dân. Kinh tế tư bản chủ nghĩa có mầm mống từ thời Tống Nguyên, đến thời Minh Thanh đã phát triển khá mạnh mẽ. “Do sự phát triển của sức sản xuất và sự tăng cường về việc phân công lao động trong xã hội, kinh tế hàng hóa đã phát triển hơn bao giờ hết… Những người thoát ly sản xuất chuyên làm nghề buôn bán ngày càng nhiều… Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế hàng hóa và việc nới lỏng sự ràng buộc phong kiến đối với nông dân và thợ thủ công đã tạo điều kiện cho việc ra đời một nhân tố mới trong phương thức sản xuất phong kiến… Đã xuất hiện một số công trường thủ công tương đối lớn trong ngành dệt… Trong các nghề làm giấy, ép dầu, nhuộm, làm đồ sứ, luyện sắt v.v… cũng có tình hình tương tự như vậy. Những hiện tượng đó chứng tỏ rằng trong một số nghề thủ công, mầm mống của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã ra đời” 
. 
Của cải vật chất trong xã hội làm ra ngày càng nhiều thì việc lưu thông trao đổi, hàng hóa trong nước ngày càng phát triển. Không chỉ buôn bán trong nước mà Trung Quốc còn có những đội thương thuyền lớn đi khắp vùng Đông Nam Á, mở rộng quan hệ buôn bán với nước ngoài. Thời kỳ này cũng là thời kỳ tích lũy của tư bản phương Tây, “những kẻ tiền thân của giai cấp tư sản đã tìm đường ra nước ngoài để buôn bán và cướp bóc. Người châu Âu đến phương Đông đầu tiên là người Bồ Đào Nha, tiếp đến là người Tây Ban Nha, Hà Lan và Anh” 
. Đến thời Thanh thì những lái buôn phương Tây đã có mặt ở khắp mọi nơi. Theo chân những lái buôn là những giáo sĩ truyền đạo, mang đến những luồng tư tưởng mới lạ làm lay động đất nước Trung Hoa hàng ngàn năm phong kiến.

Cùng với sự phát triển của những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa là sự phát triển của nhiều đô thị. Chưa bao giờ tầng lớp thị dân lại đông đảo như lúc này. Họ đã đổi mới phương thức sản xuất vật chất thì họ cũng đòi hỏi phải đổi mới phương thức sinh hoạt tinh thần. Văn chương đối với họ không phải để “ngôn chí” hay “tải đạo” nữa, mà nó mang tính chất giải trí nhiều hơn. Trước đó, thoại bản Tống Nguyên đã phát triển rất mạnh vì những lý do trên, và theo Từ điển văn học thì thoại bản sang đến thời Minh Thanh còn tồn tại mãi đến cuối thế kỷ XVIII. Theo Lỗ Tấn, chín phần mười các bộ tiểu thuyết Minh Thanh lấy đề tài và cốt truyện từ thoại bản. Một luồng gió mới mang theo tư tưởng dân chủ đã thổi vào tận những thành lũy tưởng chừng như kiên cố, vững chắc của chế độ phong kiến. Đó là những lời kêu gọi tự do yêu đương; phản đối cách sống khắc kỷ, thậm chí đạo đức giả của các nhà nho; phản ánh những khát khao hạnh phúc của con người; muốn khẳng định một cái tôi cá nhân bấy lâu nay bị giam hãm, bóp nghẹt… Càng về sau, càng xuất hiện những tiểu thuyết, truyện ngắn đậm đà màu sắc tình yêu, chứa đựng nhiều yếu tố thông tục. 

Đặc biệt từ thời Vạn Lịch (1573 – 1619) trở đi, nghề in càng lớn mạnh, giá sách in rẻ hơn, sách ra ngày càng nhiều. Những người viết lách lẽ đương nhiên là các nhà nho. Tuy không thiếu người thuộc tầng lớp giàu sang quyền quý, nhưng phần lớn họ là những người bất đắc chí và nghèo khổ. Có những ngòi bút bình thường, nhưng vẫn có những tài năng lớn, không phải viết chỉ để thỏa mãn thị hiếu nghệ thuật của công chúng bình dân. Chính vì thế, đã có những tác phẩm gây được sức hấp dẫn với những người cầm bút ở Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên và đi vào văn học các nước này dưới hình thức mượn cốt truyện, phóng tác, chuyển thể...

Trong thời Minh Thanh, bên cạnh sự phát triển của tiểu thuyết, còn có sự phát triển của hí khúc, một loại hình ca vũ kịch dân gian, còn gọi là truyền kỳ (nhưng khác với truyền kỳ đời Đường), rất được dân chúng ưa chuộng. Đây là những tác phẩm đa phần miêu tả những mối tình nam nữ éo le, trắc trở và cuối cùng thường là đoàn viên. Trước đó, chúng ta thấy tạp kịch đời Nguyên cũng mang những đặc điểm nội dung tương tự. Nhưng do tính chất là loại hình nghệ thuật biểu diễn sân khấu, người viết không xét đến chúng với tư cách là tiểu thuyết “tài tử giai nhân”.

Cho đến nay còn chưa có ý kiến thống nhất về cách phân loại tiểu thuyết Trung Quốc. Lỗ Tấn chia thành bốn loại tiểu thuyết thời Minh là: giảng sử, thần ma, nhân tình thế thái, tiểu thuyết thị dân và sáu loại tiểu thuyết thời Thanh là: giảng sử, châm biếm, nhân tình, hiệp tà, hiệp nghĩa, khiển trách. Lâm Ngữ Đường chia tiểu thuyết Minh Thanh làm tám loại: nghĩa hiệp, thần quái, lịch sử, ái tình, dâm đãng, tả chân xã hội, phúng thích xã hội, lý tưởng, ngoài ra còn có loại đoản thiên tiểu thuyết. Nhà Hán học Liên Xô (cũ) V.I. Semanov chia làm hai loại: tiểu thuyết anh hùng thời Minh và tiểu thuyết đời thường (sinh hoạt) thời Thanh. Nguyễn Huy Khánh chia tiểu thuyết thời Minh thành năm loại là: anh hùng, lịch sử, thần ma, nhân tình, đoản thiên tiểu thuyết; tiểu thuyết thời Thanh cũng chia thành năm loại là: nghĩ cổ (bắt chước theo cổ nhân), trào lộng, nhân tình, hiệp khách, bác học. Lương Duy Thứ cho rằng tiểu thuyết Minh Thanh căn cứ vào đề tài và chủ đề có thể chia làm năm loại: lịch sử, nghĩa hiệp, thần ma, nhân tình thế thái và đoản thiên tiểu thuyết. Tiểu thuyết “tài tử giai nhân” là một nhánh của loại tiểu thuyết nhân tình thế thái. 

Ở Trung Quốc, tiểu thuyết “tài tử giai nhân” thường là sáng tác của cá nhân tác giả, nhưng cũng có thể bắt nguồn từ những câu chuyện có thật của lịch sử, được tác giả hư cấu lên, tô vẽ, hình tượng hóa. Chẳng hạn như Trung hiếu tiết nghĩa Nhị độ mai có nhân vật Lư Kỷ, theo sách Tân Đường thư của Âu Dương Tu, chính là một gian thần thời vua Đường Đức Tông, làm quan đến chức tể tướng, sau bị Lý Hoài Quang kể tội nên bị biếm truất, đi đày và chết ở đất Phong Châu.

Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân có những chi tiết đã được nhắc đến trong tác phẩm sử ký Kỷ tiễu trừ Từ Hải bản mạt (Đầu đuôi việc tiễu trừ Từ Hải), của Mao Khôn, người đời Minh, đỗ tiến sĩ vào thời Gia Tĩnh; Hồ Thiếu Bảo bình nụy chiến công (Chiến công dẹp giặc lùn của Hồ Thiếu Bảo) của Chu Tập, người thời Sùng Trinh nhà Minh; Hồi thứ bảy Sinh báo Hoa Ngạc ân, Tử tạ Từ Hải nghĩa trong sách Ảo mộng – Tam khắc phách án kinh kỳ của Mộng Giác Đạo Nhân, Tây Hồ Lãng Tử cũng vào thời Sùng Trinh nhà Minh (1643); Vương Thúy Kiều truyện của Dư Hoài viết cuối thời Minh, đầu thời Thanh; Vương Thúy Kiều truyện của Hồ Khoáng... Thời điểm sáng tác Kim Vân Kiều truyện cho đến nay vẫn chưa biết chính xác. Trần Đình Sử cho rằng vào đời vua Khang Hy nhà Thanh, khoảng những năm 1662 – 1729, Thanh Tâm Tài Nhân sáng tác Kim Vân Kiều truyện dưới hình thức tiểu thuyết chương hồi. Nguyễn Hữu Sơn lại cho biết Thanh Tâm Tài Nhân tên thật là Từ Văn Trường, tức Từ Vị, còn có các bút danh Thiện Tri, Thanh Đằng, Điền Thủy Nguyệt, sống vào khoảng thời gian 1521 – 1593. Dù thời điểm sáng tác chưa thống nhất, nhưng rõ ràng những trước tác của người trước, thường được người đời sau dựa vào đó để tiếp tục sáng tác, nhuận sắc, thêm vào hay phát triển thành một tác phẩm mới, hoàn chỉnh. 

Tác giả tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Trung Quốc ở tình trạng khuyết danh nhiều hơn là có danh tính cụ thể. Hảo cầu truyện (còn có tên là Hiệp nghĩa phong nguyệt truyện) chưa xác định rõ tác giả, chỉ biết tên là Danh Giáo Trung Nhân. Ngọc Kiều Lê (ở Việt Nam có bản Ngọc Kiều Lê tân truyện do Lý Văn Phức chuyển thành truyện thơ Nôm) và Bình Sơn Lãnh Yến có thuyết cho là tác giả vô danh, nhưng cũng có thuyết cho tác giả là Trương Quân, người tỉnh Chiết Giang. Lỗ Tấn thì cho rằng tác giả Ngọc Kiều Lê và Kim Bình Mai là một. Còn Kanehide Onoye cho rằng tác giả của Trung hiếu tiết nghĩa Nhị độ mai có bút hiệu là Tích Âm Đường chủ nhân.

3.1.2. Tiểu thuyết “tài tử giai nhân” ở Việt Nam, nếu chỉ xét đến sự thể hiện thông qua hình thức truyện Nôm và tiểu thuyết viết bằng chữ Hán, so sánh về mặt thời gian thì xuất hiện tương đối muộn hơn Trung Quốc, Nhật Bản. Cho đến nay vẫn chưa có một mốc chính xác về sự ra đời của dòng tiểu thuyết này ở Việt Nam. Các nhà nghiên cứu chỉ căn cứ vào thực tế lịch sử, xã hội mà đoán định rằng: “Ở Việt Nam thời trung đại nói chung, yếu tố đô thị chưa có vai trò đáng kể trong văn hóa; nhưng ở cuối thời trung đại, tức là ở các thế kỷ XVIII – XIX, yếu tố này ngày càng tỏ rõ sự hiện diện của mình. Một trong các biểu hiện văn học của sự kiện vừa nêu là sự xuất hiện và sớm gây nên những làn sóng hâm mộ rộng rãi của những truyện tài tử giai nhân. Văn học đô thị dù sao cũng chú trọng nhiều hơn tới những giá trị của đời sống thế tục, của con người hiện kiếp” 
. 
“Sự ra đời của truyện Nôm bắt nguồn từ một yêu cầu phản ánh xã hội với những nội dung thời đại cũng như với những điều kiện thực tiễn của bản thân thời đại ấy” 
. Đó là ý kiến của Đặng Thanh Lê và cũng là ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu khác. Một thời đại nhiều biến động lịch sử, đầy ắp những biến cố sự kiện xung quanh ngai vàng vua chúa. Có chân dung huyền thoại của những ông hoàng bà chúa. Có gương mặt của các vị đại quan. Có chân dung của các nhà văn hóa lớn, nhà văn, nhà thơ. Có gương mặt của một vị anh hùng kiệt xuất. Có kẻ tiểu nhân và người quân tử. Có tranh quyền đoạt lợi, có âm mưu tính toán sát hại lẫn nhau. Có phản bội trắng trợn mà cũng có trung quân mù quáng. Có ẩn dật mà cũng có nhập thế. Có nội chiến mà cũng có chống ngoại xâm. Một bức tranh hoành tráng, trong đó mỗi con người là một tính cách, một số phận.

Thế nhưng, dường như vượt lên trên thực tại, truyện thơ Nôm vẫn phản ánh những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống, những mơ ước ngàn đời của con người. Những câu chuyện tình yêu luôn kết thúc có hậu, bọn gian thần đại nghịch vô đạo, kẻ độc ác tham lam bao giờ cũng bị trừng trị xứng đáng, những vị minh quân trị vì hợp lẽ trời, hợp lòng người. 

Ý thức hệ phong kiến bị lay chuyển dữ dội trước thực tiễn lịch sử là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển của truyện Nôm. Luân lý đạo đức suy đồi, rường mối kỷ cương tiêu vong trong cái thời mà “vua chẳng ra vua, tôi chẳng ra tôi”. Có những băn khoăn, dằn vặt và bế tắc trước thời đại. Nhập thế hay xuất thế, ở ẩn hay ra làm quan? Nhiều nhà nho có tài có đức đã tự vấn mình mà vẫn không tìm ra một câu trả lời thích hợp:

Nguyễn Du từng chua xót tâm sự:

Thư kiếm vô thành sinh kế xúc

Xuân thu đại tự bạch đầu tân.


Trần Thanh Mại dịch:

Dở dang thư kiếm cơn cùng quẫn

Lần lữa xuân thu tóc bạc rồi 
.
Sự bế tắc ấy, lạ thay, không được các nho sĩ có danh hay vô danh đưa vào các truyện Nôm. Bế tắc trước cuộc đời, nhưng vẫn đầy niềm tin và tình yêu thương đối với con người, cho nên mới có những nhân vật như Thúy Kiều – Kim Trọng, Phạm Kim – Quỳnh Thư, Phạm Công – Cúc Hoa, Lục Vân Tiên – Kiều Nguyệt Nga…

Cũng có nhiều đặc điểm kinh tế xã hội giống như thời đại Minh Thanh ở Trung Quốc, trong các thế kỷ XVII, XVIII ở Việt Nam đã nhen nhóm mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa với sự hình thành của tầng lớp thị dân. Theo sử sách cũ thì lúc này tình hình giao thương với người nước ngoài khá phát triển. Câu thành ngữ “Thứ nhất kinh kỳ thứ nhì Phố Hiến” có lẽ xuất hiện vào thời kỳ này. Kinh thành Thăng Long trở thành một nơi buôn bán khá sầm uất.

Tiểu thủ công nghiệp phát triển, dẫn đến sự ra đời của nhiều phường thủ công ở các làng xã, thị trấn và thành phố, đặc biệt có nghề làm giấy và nghề khắc ván in là cơ sở quan trọng cho việc in ấn lưu hành các tác phẩm văn học. Chợ búa thương điếm được mở ra. Có giao lưu thương nghiệp thì có giao lưu văn hóa. Cách nhìn nhận về con người cũng có phần bớt khe khắt. Tinh thần đấu tranh chống lễ giáo phong kiến nghiệt ngã, cổ vũ tự do yêu đương, tự do hôn nhân, đề cao người phụ nữ thường được thể hiện trong các truyện Nôm. Do vậy, truyện Nôm không được các vua chúa phong kiến nhìn bằng con mắt thiện cảm. Đời Lê Huyền Tông niên hiệu Cảnh Trị nguyên niên (1663) trong 47 điều lệ giáo hóa có điều thứ 35 như sau: “Lâu nay, những bọïn hiếu sự lượm lặt bậy bạ các tạp truyện và bỉ ngữ bằng quốc âm, không phân biệt hay dở, khắc gỗ in bán; việc này cần phải nghiêm cấm. Từ nay, nhà nào có in những sách như thế, mọi người phải trình quan đến bắt và tịch thu cả ván in mà phá hết” 
. Đời vua Lê Hiển Tông, vào năm Cảnh Hưng thứ hai mươi mốt (1760), chúa Trịnh Doanh sai Nhữ Đình Toản diễn Nôm 47 điều lệ giáo hóa trên cho tiện phổ biến trong dân chúng, trong đó một lần nữa lên án truyện Nôm gay gắt và lặp lại lệnh cấm đoán.

Mặt khác, các tác giả truyện Nôm vẫn còn chịu ảnh hưởng ít nhiều của quan điểm “văn dĩ tải đạo”, bản thân họ cũng coi sáng tác của mình là thứ văn nôm na mách qué, mua vui cho người đời chứ không phải là thứ văn chương thanh nhã cao quý của thánh hiền. Nhưng chính từ thứ văn “mua vui” đó đã xuất hiện những tác phẩm có giá trị lớn trong nền văn học cổ Việt Nam, mà đỉnh cao là kiệt tác Truyện Kiều.

Các nhà nghiên cứu văn học thường thống nhất ý kiến cho rằng văn học trung đại Việt Nam gồm hai bộ phận: văn học chức năng (chiếu, biểu, hịch, cáo, văn tế, thần phả v.v...) và văn học nghệ thuật (truyện thơ Nôm, ngâm khúc, hát nói, tiểu thuyết chương hồi v.v...). Theo quy luật chung của văn học cổ trung đại thế giới thì thường trong thời kỳ đầu, văn học chức năng chiếm ưu thế, nhưng càng về sau, song song với sự phát triển của tư duy văn học thì văn học nghệ thuật chiếm ưu thế. Tiểu thuyết “tài tử giai nhân” chính là loại văn học nghệ thuật. 

Theo Nguyễn Đăng Na thì: “Có hai loại hình tự sự trong văn học Việt Nam thời trung đại: tự sự bằng thơ và tự sự bằng văn xuôi” 
. Tương tự như vậy Trần Đình Sử cũng cho rằng “Truyện Nôm là loại truyện kể có xu hướng tiểu thuyết hóa mà đỉnh cao là Truyện Kiều của Nguyễn Du” 
. Trong lời giới thiệu truyện Nôm Song Tinh Bất Dạ, Hoàng Xuân Hãn đã nhận định rằng văn truyện Song Tinh là văn tiểu thuyết, chú trọng vào đối thoại và tự sự. 

Dựa vào một cốt truyện có sẵn của Trung Quốc rồi phóng tác là điều thường thấy ở các nhà nho Việt Nam. Chúng ta có thể kể ra một vài ví dụ về nguồn gốc một số truyện thơ Nôm của Việt Nam:

· Lâm tuyền kỳ ngộ (còn có tên là Bạch Viên Tôn Các) chịu ảnh hưởng của Tôn Các truyện truyền kỳ đời Đường.

· Hoa tiên chịu ảnh hưởng của Đệ bát tài tử Hoa tiên ký, tác giả khuyết danh, sáng tác theo ca bản Quảng Đông.

· Nữ tú tài là truyện Nôm khuyết danh của Việt Nam chịu ảnh hưởng của Nữ tú tài di hoa tiếp mộc trong Nhị khắc phách án kinh kỳ do Lăng Mông Sơ (1580 – 1644) viết. 

· Truyện Phan Trần lấy cốt truyện từ Ngọc trâm ký của Cao Liêm, một tác giả đời Minh.

· Truyện Tỳ bà lấy từ cốt truyện Tỳ bà ký của Cao Minh (1341 – 1368) đời Nguyên.

· Truyện Kiều lấy từ tiểu thuyết Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân.

...

Trần Nghĩa trong bài viết Lược đồ quan hệ tiểu thuyết Hán Nôm Việt Nam và tiểu thuyết cổ các nước trong khu vực đã thống kê 14 truyện thơ Nôm Việt Nam có quan hệ với tiểu thuyết Trung Quốc.


Truyện thơ Nôm Việt Nam dù là bình dân hay bác học thì ngoài nguồn vay mượn ngoại nhập, vẫn có một số truyện thuần túy nội sinh. Chúng ta có thể kể ra:

· Truyện Tống Trân Cúc Hoa lấy từ truyền thuyết dân gian về nhân vật quan trạng Gầu.

· Mộng Hiền truyện theo Nguyễn Đổng Chi là cải biên từ câu chuyện cổ tích Anh chàng họ Đào của dân tộc Việt.

· Sơ kính tân trang là sáng tác của Phạm Thái dựa trên câu chuyện tình yêu có thật của đời mình.
...

Hiện tượng tiểu thuyết Trung Quốc ảnh hưởng đến truyện Nôm Việt Nam và đến cả những thể loại văn học khác, xét đến cùng là sự giao lưu từ một phía, hay tiếp nhận từ một chiều. Mang tính chất cưỡng bức, áp đặt thời kỳ đầu và tự nguyện học tập thời kỳ sau, lấy Trung Quốc làm chuẩn mực khuôn mẫu, đó là đặc điểm nổi bật nhất của quá trình ảnh hưởng từ Trung Quốc sang Việt Nam. Theo Bắc sứ thông lục của Lê Quý Đôn thì Cao Ly (tức Triều Tiên) phải triều cống hàng năm, An Nam thì sáu năm hai lần. Đặc biệt là khi sang đến nơi, sứ thần Cao Ly, Việt Nam, người nào cũng không ngại giá đắt, tranh nhau mua sách của Trung Quốc. Bản thân Lê Quý Đôn còn nói rõ là trong chuyến đi sứ Trung Quốc năm 1790 – 1792, ông đã đem về một số bộ tiểu thuyết Trung Quốc như Nam du, Bắc du, Phong thần diễn nghĩa… Chứng tỏ bên cạnh những sách thánh hiền, các nhà nho Việt Nam còn rất quan tâm đến loại sách thông tục của Trung Quốc.

3.1.3. Nếu Trung Quốc có thời đại nhà Đường được xem là một trong những thời đại phát triển rực rỡ bậc nhất về văn hóa thì sau đó mấy trăm năm, thời đại Heian (Bình An) của Nhật Bản cũng là một thời đại được người Nhật Bản xưng tụng là huy hoàng và sáng chói. Kinh thành Heian lúc ấy là một thành thị phồn hoa. Cung điện Daigokuden (Đại Quốc điện) nguy nga, lộng lẫy, sơn son thiếp vàng, mái lợp ngói màu xanh ngọc bích. “Vào thời gian đó, đã có một hoạt động lớn nhằm biên soạn các hợp tuyển và các tập sưu tầm về thơ ca, văn xuôi, ký sự niên đại, luật pháp và các bài bình luận”
. Tinh thần thời đại ấy đã được Murasaki Shikibu miêu tả trong tác phẩm Truyện Genji. Và không chỉ riêng Murasaki, nhiều tác giả cùng thời khác, trong đó có đông đảo những gương mặt nữ lưu đã được ghi vào lịch sử văn học Nhật Bản. 

Ở Trung Quốc, nhà Đường đã kết thúc triều đại của mình vào năm 907. Suốt thời Đường, nhiều đoàn học giả Nhật Bản được cử sang Trung Quốc để học hỏi văn hóa của một nước lớn. Nhưng đến năm 838, những chuyến đi như vậy kết thúc, từ đấy văn hóa Nhật Bản vững tin phát triển theo một đường lối tương đối độc lập với Trung Hoa. Vị thế địa lý cách trở đã ngăn không cho Nhật Bản phải hứng chịu những cuộc chiến tranh xâm lược, không bị ngoại tộc đô hộ (khác với Việt Nam và Triều Tiên). Chiến tranh, loạn lạc trên đất nước Nhật Bản suốt thời trung đại thật ra chỉ là những cuộc nội chiến giữa những thế lực phong kiến trong nước. Sự giao lưu và tiếp nhận văn hóa của Nhật Bản là chủ động và có chọn lọc rất cao. Vì vậy văn học Nhật Bản cũng mang nhiều dáng vẻ riêng biệt. G.B. Sansom từng viết: “Đường đất không xa lắm, nhưng Trung Quốc khác xa Nhật về nòi giống, ngôn ngữ và phong tục tập quán. Đối với phần lớn người Nhật, sự hiểu biết về Trung Quốc, về các thiết chế và tư tưởng của Trung Quốc phải được học qua hai hoặc ba tầng, mỗi tầng là nhờ vận dụng một thứ ngôn ngữ ngoại lai. Do đó có thể nghĩ rằng khi chuyển đến người Nhật thì những tri thức đó đã bị pha loãng đi, nếu không phải là sai lệch đi, và có lẽ chỉ hình thức chứ không phải là bản chất đã đến được Nhật” 
. 
Thời Heian, ngoài Truyện Genji của tác giả nữ Murasaki là tiểu thuyết “tài tử giai nhân” đã đạt đến tầm mức một tiểu thuyết tâm lý thì còn có một số tác phẩm khác đề cập đến tình yêu như Truyện xứ Ise, Truyện xứ Yamato, Truyện nàng Ochikubo, Nửa đêm tỉnh giấc, Truyện  Sagoromo...

Sau đó dòng tiểu thuyết diễm tình của Nhật Bản đã đứt quãng một thời gia khá lâu. Nguyên nhân cũng là do sự tác động của bối cảnh lịch sử xã hội. Sau thời Heian, từ thế kỷ XIII đến thế kỷ XVI đất nước Nhật Bản chìm trong khói lửa của những cuộc nội chiến và tranh giành quyền lực. Cuối thời Heian có hai thế lực lớn nhất thời bấy giờ là nhà Genji (Minamoto) và nhà Heike (Taira). Hai tập đoàn phong kiến này đã gây ra một cuộc chiến tranh tàn khốc, đẫm máu, và cùng với nó là sự suy tàn của thời đại Heian. Nhà Heike sau những thắng lợi ban đầu đã hoàn toàn thất thế. Chủ soái của nhà Genji là Yorimoto đã trở thành tướng quân (Shogun) và thiết lập chế độ Mạc phủ (Bakufu). Hoàng gia Nhật Bản vẫn trị vì tại Kyoto, nhưng không có thực quyền và chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Chế độ Mạc phủ và tình trạng hai chính quyền này kéo dài đến thời cận đại (1868) khi vua Minh Trị duy tân. 

Từ sau thời Heian, Nhật Bản đã trải qua thời Kamakura (1186 – 1333). Thời kỳ này được ghi dấu bằng hai cuộc xâm lược của người Mông Cổ (1274 – 1281). Nhưng những chiến binh thảo nguyên Mông Cổ không quen thủy chiến và bão táp biển cả nên đã thất bại. Sau thời Kamakura đến thời Muromachi (1333 – 1600). Thời kỳ này, có lúc Nhật Bản có đến hai thiên hoàng và hai Mạc phủ, gọi là Nam Bắc triều. Đến năm 1392 tình trạng này chấm dứt và tiếp ngay sau là những cuộc chiến tranh của các chúa đại danh (Daimyo), tức là những lãnh chúa địa phương diễn ra trong hơn một thế kỷ, gọi là thời đại Chiến quốc (Sengoku jidai). Vì vậy, nhân vật trung tâm trong nền văn học Nhật Bản bây giờ là những võ sĩ, những lãnh chúa và các vị tướng quân. Những tác phẩm viết về đề tài này có Truyện Heike (Heike monogatari) Thái bình ký (Taiheiki), Tăng kính (Masukagami)... Ngoài những tác phẩm mang nặng yếu tố lịch sử, thời đại này xuất hiện một tác phẩm lãng mạn về anh hùng và giai nhân mang tên Mười hai khúc hát về nàng Joruri (Joruri junidan soshi hay Tịnh lưu ly thập nhị đoàn thảo tử) được viết theo thể truyện thơ.

Từ 1600 đến 1868, Nhật Bản bước vào thời đại Edo, hay còn gọi là thời Tokugawa (lấy theo tên một vị Shogun kiệt xuất là Tokugawa Ieyasu đã có công mở ra một thời kỳ mới cho đất nước Nhật Bản: thời kỳ thái bình và thịnh vượng). Thời Edo là thời kỳ các thành thị phát triển mạnh mẽ về mọi mặt: kinh tế, xã hội, văn hóa. Nghề in tuy đã có từ xưa, nhưng chỉ được dùng để in kinh Phật, cho đến thời kỳ này mới được dùng để in sách vở. Nghề in dưới thời Edo trở thành một nghề kinh doanh có lãi và chính thị dân là những người khách hàng nhiệt thành nhất của sách vở.

Thời đại Edo là thời đại của những thị dân. Tầng lớp võ sĩ vẫn giữ nhiều đặc quyền và là giai cấp thống trị trong xã hội. Nhưng họ đã trở thành một tầng lớp già nua, mòn cũ. Bây giờ những nhân vật như người buôn bán, kỹ nữ, diễn viên tràn vào chiếm lĩnh những trang sách văn chương. Những nhà hát, lữ quán, lầu xanh... đều xuất hiện và hoạt động nhộn nhịp ở các thành phố lớn. 

Cũng trong thời kỳ này, học thuyết “đinh nhân đạo” (chonindo), tức là con đường của người thị dân, được Ishidai Bagan (1685 – 1744) đề xướng. Học thuyết này đưa ra hình ảnh người thị dân có đạo nghĩa, hăng hái lao động, tinh thần hào hiệp và biết tận hưởng cuộc sống. Học thuyết này là một phản ứng nhằm chống lại tinh thần võ sĩ đạo đã thống trị Nhật Bản trong một thời gian dài. Tinh thần của thời đại bây giờ là ukiyo, mà Nhật Chiêu dịch là “phù thế”, từ một quan niệm về thế giới phù sinh, vô thường của Phật giáo đã trở thành một hàm nghĩa chỉ những gì thuộc về trần thế, những đam mê và hoan lạc của cuộc đời.

Vì vậy chúng ta không ngạc nhiên khi những tiểu thuyết của thời kỳ này tràn ngập yếu tố sắc tình, có thể xem đây là dạng tiểu thuyết “tài tử giai nhân” của Nhật Bản, mà Ihara Saikaku là tác giả tiêu biểu nhất. Một loạt những tác phẩm của ông đều là những câu chuyện tình yêu và sắc dục. Đó là Koshoku ichidai otoko (Hiếu sắc nhất đại nam hay Người đàn ông đa tình) ra đời năm 1682; Koshoku ichidai onna (Hiếu sắc nhất đại nữ hay Người phụ nữ đa tình) ra đời năm 1686; Koshoku gonin onna (Hiếu sắc ngũ nhân nữ hay Năm cô gái si tình) cũng ra đời năm 1686. 

Ngay ở thời Edo, cũng không hiếm những trường hợp tác phẩm văn học bị coi là dâm thư và tác giả của chúng bị quản thúc tại tư gia trong một thời gian. Đó là trường hợp của nhà văn Santo Kyoden, Shikitei Samba, Tamenaga Shunshui... Những tác phẩm bị coi là dâm thư đó thực chất là những tiểu thuyết miêu tả tình yêu và khắc họa rất đậm nét yếu tố tình dục.

Chúng ta thừa nhận rằng trong thời trung đại, nền văn học Trung Quốc đã đóng vai trò như một cây cổ thụ lớn, gieo mầm hạt giống đi rất xa đến những nước như Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ở Nhật Bản và Triều Tiên, nhiều sĩ tử được cử sang Trung Quốc học tập, nghiên cứu. Quá trình học tập ấy đã khiến họ thấm nhuần kinh sử, văn chương Trung Hoa. Những tài liệu, sách vở họ mang về đóng vai trò truyền bá và ảnh hưởng đến ngôn ngữ và văn học nước mình. Triều Tiên lại từng đóng vai trò trung chuyển trên con đường giao lưu từ Trung Quốc sang Nhật Bản, nên hầu như những ảnh hưởng của Nhật Bản và Trung Quốc, chúng ta đều thấy có ít nhiều ở Triều Tiên.


3.1.4. Thời đại Choson (tên vương triều cuối cùng của đất nước Triều Tiên và sau này đã trở thành tên của đất nước), từ năm 1392 đến năm 1910, là thời đại phát triển mạnh mẽ của tiểu thuyết. Triều đại Choson được xem là triều đại phong kiến huy hoàng và rực rỡ nhất của Triều Tiên. Nhưng giống như các nước Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, bức tranh xã hội đất nước Triều Tiên trong mấy trăm năm này cũng muôn hình muôn trạng. Có sự phân hóa giai cấp rõ rệt; có những cuộc chiến tranh chống ngoại xâm; có những hoạt động giao lưu, sáng tạo văn hóa; có sự đô thị hóa mạnh mẽ, có sự hùng mạnh và suy tàn dần của giai cấp phong kiến, có sự phát triển mạnh mẽ về thương mại, kinh tế; có những cuộc đòi hỏi cải cách và những cuộc khởi nghĩa...


Có bốn giai cấp cơ bản trong xã hội thời Choson là yangban, chungin, yangmin hay sangmin và chonmin. Yangban để chỉ các vị quan lại phong kiến thống trị hay nói một cách khác là tầng lớp quý tộc phong kiến. Tầng lớp trung lưu bao gồm những quan lại cấp thấp, những người như thầy thuốc, học giả... gọi là chungin. Số đông dân chúng Triều Tiên thời đó thuộc giai cấp yangmin (nghĩa là “những người tốt”) hay sangmin (nghĩa là “thường dân”). Họ gồm nông dân, thợ thủ công, ngư dân và thương nhân. Ở dưới đáy của cơ cấu giai cấp là chonmin (tiện dân). Họ là những nô lệ và những người vô gia cư, họ còn có thể là những kisaeng (kỹ nữ), mungdang (thầy tế)... 

Đến thế kỷ XVI, Triều Tiên đã có một nền kinh tế tương đối phát triển. Các chợ được mở trên khắp đất nước. Hoạt động giao thương với Trung Quốc và Nhật Bản khá sôi nổi. Các thương gia Triều Tiên là người trung gian giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong việc buôn bán lụa và đồ sứ. Triều Tiên cũng xuất khẩu lúa và vải bông, tơ lụa cho Nhật Bản. Tiền đồng của Triều Tiên được đúc vào năm 1678, đến cuối thế kỷ XVII, được đưa vào sử dụng trên khắp cả nước và dần dần trở nên phổ biến. 

Tuy vậy, Triều Tiên cũng không tránh khỏi những cuộc chiến tranh xâm lược của Nhật Bản và Mãn Châu (tức nhà Thanh sau này ở Trung Quốc). Nhật Bản xâm lược lần đầu vào năm 1592, lần thứ hai vào năm 1597. Cả hai lần đều không thu được một kết quả đáng kể gì, nhưng chiến tranh đã để lại nhiều tàn phá nặng nề trên đất nước Triều Tiên. Nhiều di sản văn hóa, nhiều trước tác văn học không còn nữa do đã bị người Nhật hủy hoại. Ngay sau đó, người Triều Tiên lại bước vào cuộc chiến tranh với Mãn Châu. Người Mãn Châu xâm lược Triều Tiên với cái cớ triều đại Choson lúc đó đang thần phục nhà Minh. Cuộc xâm lược lần thứ nhất diễn ra vào năm 1627 và một thời gian ngắn sau đó người Mãn Châu lại tiến hành cuộc xâm lược lần thứ hai. Triều đại Choson không kháng cự nổi, buộc phải thần phục người Mãn Châu, xem nhà Thanh là thiên triều. Ảnh hưởng từ Trung Quốc, một lần nữa lại tác động mạnh mẽ lên đời sống người dân Triều Tiên.


Ở Triều Tiên đặc biệt trong thế kỷ XVII, XVIII xuất hiện khuynh hướng khai minh trên lĩnh vực tư tưởng chính trị, và từ đó là khuynh hướng nhân văn và dân chủ trong cảm hứng văn học. Có một sự phân hóa tư tưởng trong hàng ngũ giai cấp thống trị. Vẫn còn đó những vị minh quân như Lý Anh Tổ (1724 – 1776), Lý Chính Tổ (1776 – 1800), nhưng lòng người đã có sự chuyển biến. Nhiều nhà trí thức lớn đã hướng ngòi bút của mình vào việc miêu tả hiện thực, vào việc miêu tả những câu chuyện tình xiết bao gần gũi với tâm tư dân chúng, hơn là đắm mình trong không khí văn chương cử tử do triều đại Choson lấy Nho học làm tư tưởng chính thống.

Quá trình giao lưu, ảnh hưởng của văn học Trung Quốc đối với Triều Tiên là khá rõ nét. Trong thư viện Lạc Thiện Trai dành cho các đời vương hậu có tập Kim cổ kỳ quan đã dịch ra Hàn văn. Trong thư từ trao đổi giữa công chúa Minh An và anh trai là vua Túc Tông (1675 – 1729) và vua Hiến Tông đương thời, đã thấy nhắc đến những tên tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Trung Quốc như Ngọc Kiều Lê, Ngụy Sinh toàn truyện,…


Jeon Hyae Kyeong, một nhà nghiên cứu văn học Hàn Quốc đã xác lập ba quan điểm chính về tiểu thuyết Triều Tiên thời cổ:

1. Tên gọi “tiểu thuyết” đầu tiên bắt nguồn từ ảnh hưởng của Trung Quốc.

2. Quan điểm văn học tiểu thuyết đã ra đời cùng với sự nảy sinh ý thức thị dân cận đại. Do chính sách sùng Nho giáo mạnh mẽ nên sự phát triển của tiểu thuyết Hàn Quốc diễn ra không được tự nhiên.

3. Xét theo quan điểm văn học so sánh về trào lưu tiểu thuyết, tôi cho rằng trong bối cảnh hình thành, đặc trưng riêng của tiểu thuyết Hàn Quốc được thể hiện rõ nét hơn là mô phỏng theo Trung Quốc 
. 
Han Woo Keun có nhận xét rằng: “Những câu chuyện tình và lịch sử của những gia đình, cùng với trí tưởng tượng bay bổng, luôn là chủ đề phổ biến trong tiểu thuyết Triều Tiên, giống như trong văn học Trung Quốc. Kiệt tác vĩ đại nhất có lẽ là tác phẩm “Truyện Xuân Hương”. Thật không may là chúng ta lại không biết tên tác giả sáng tác tác phẩm này. Đó là câu chuyện về hai người yêu nhau, đã phải chịu sự chia lìa và nhiều đau khổ, cuối cùng được đoàn tụ... tác phẩm này được người dân Triều Tiên so sánh với chuyện tình Roméo và Juliet của phương Tây” 
. 

Nhận xét chung về tiểu thuyết của ba nước Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, B.L. Riftin cho rằng: “Trong văn học thế kỷ XVII của Triều Tiên, tiểu thuyết là thể tài rất phổ biến như trong văn học các nước Viễn Đông khác là Trung Quốc và Nhật Bản… Tiểu thuyết thoại bản của Trung Quốc ở một mức độ rất lớn có thể nói là tiểu thuyết phong tình, tiểu thuyết lãng tử, tiểu thuyết mạo hiểm… Tiểu thuyết Nhật Bản như sáng tác của Tỉnh Nguyên Tây Hạc, là tiểu thuyết diễm tình rất gần với phong cách sáng tác hiện thực chủ nghĩa, đời sống xã hội và phong tục được biểu hiện lồ lộ… Còn tiểu thuyết của Triều Tiên thì chất phác cổ sơ hơn nhiều và có quan hệ mật thiết với truyền thống sáng tác dân gian. Đó chính là sức hấp dẫn riêng của chúng” 
. 


Quan niệm của B.L Riftin tuy là sự nhận xét một cách khái quát về thể loại tiểu thuyết nói chung, nhưng đã nói lên đầy đủ tính chất của riêng dòng “tài tử giai nhân” ở mỗi nước phương Đông thời kỳ trung đại. Có chăng cần bổ sung thêm tính chất nổi bật của tiểu thuyết “tài tử giai nhân” ở Việt Nam là sự dung hợp giữa ngôn từ bình dân và bác học, có sự quan hệ mật thiết giữa văn học dân gian với văn học thành văn.


Trên một bình diện rộng, nhìn chung những tiền đề lịch sử, xã hội, văn hóa của bốn nước Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên tuy có nhiều điểm tương đồng, nhưng đi vào cụ thể thì nó lại thể hiện không ít những sự khác biệt. Mặt khác, sự chênh lệch về thời điểm ra đời của dòng tiểu thuyết “tài tử giai nhân” ở từng nước cũng là do tiến trình phát triển không đồng đều trong lịch sử các nước. Có những nước sớm có sự phát triển kinh tế, văn hóa đô thị và có những nước muộn hơn.

3.2. THỜI ĐIỂM XUẤT HIỆN.

Thời điểm xuất hiện dòng tiểu thuyết “tài tử giai nhân” và sự phát triển đến đỉnh cao ở từng nước Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên có sự chênh lệch về mặt thời gian đến vài trăm năm. Ở Trung Quốc, văn xuôi xuất hiện từ rất sớm với những tác phẩm tản văn thời Tiên Tần, còn tiểu thuyết “tài tử giai nhân” khởi nguyên từ thời Đường dưới hình thức truyện truyền kỳ, trải qua thời Tống Nguyên dưới hình thức thoại bản, phát triển và đạt đến đỉnh cao vào khoảng cuối thời Minh trở đi. Phải ghi nhận rằng dòng tiểu thuyết “tài tử giai nhân” ở Việt Nam tuy chịu nhiều ảnh hưởng của Trung Quốc, nhưng mầm mống của nó đã thấy xuất hiện trong những tác phẩm như Hà Ô Lôi, truyện thơ Hương miết hành, và một dòng những tác phẩm truyền kỳ như Truyền kỳ mạn lục, Truyền kỳ tân phả, Tân truyền kỳ lục v.v... Do vậy có thể lấy thời đại Lý - Trần làm mốc đánh dấu sự ra đời của tiểu thuyết “tài tử giai nhân”, nhưng nó thực sự phát triển và đạt đến đỉnh cao vào khoảng thế kỷ XVII – XVIII.

Truyện Nôm có tên tác giả được ghi nhận ra đời sớm nhất ở Việt Nam là tác phẩm Song Tinh Bất Dạ của Nguyễn Hữu Hào (khoảng từ năm 1704 – 1713). Những tiểu thuyết “tài tử giai nhân” viết bằng văn xuôi chữ Hán của Việt Nam tuy không biết chính xác thời điểm, nhưng căn cứ trên văn bản tác phẩm thì chắc chắn ra đời muộn hơn.

Tiểu thuyết “tài tử giai nhân” của Nhật Bản ra đời cũng từ rất sớm ngay từ thời Heian. Tác phẩm Truyện xứ Ise (Ise monogatari) có niên đại năm 980. Không bao lâu sau xuất hiện tác phẩm Truyện xứ Yamato (Yamato monogatari). Truyện nàng Ochikubo (Ochikubo monogatari) ra đời khoảng nửa sau thế kỷ thứ X. Tác phẩm Truyện Genji ra đời khoảng đầu thế kỷ XI... Nội dung những tác phẩm này đều viết về những mối tình lãng mạn, những tình yêu say đắm và thiết tha giữa những đôi trai tài gái sắc.

Tiểu thuyết “tài tử giai nhân” của Triều Tiên ra đời vào triều đại Choson (nhà Lý). Triều đại Choson bắt đầu từ năm 1392 và kết thúc vào năm 1910. Tiểu thuyết ở Triều Tiên xuất hiện vào thế kỷ XV, dù thuật ngữ “tiểu thuyết” xuất hiện sớm hơn, vào thế kỷ thứ XIII, lúc đầu được viết bằng Hán tự. Tiểu thuyết đầu tiên viết bằng Hàn văn là một tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng Truyện Hong Kil Tong, tác giả là Ho Kyun (1569 – 1618). Ngay sau đó, hàng loạt tác phẩm tiểu thuyết ra đời, trong đó, chiếm số lượng không nhỏ là tiểu thuyết “tài tử giai nhân” mà các nhà nghiên cứu văn học Triều Tiên sau này gọi bằng cái tên “tiểu thuyết lãng mạn”.

Như vậy sự ra đời của tiểu thuyết “tài tử giai nhân” ở từng nước Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên chênh lệch nhau đến vài trăm năm, trong đó Trung Quốc và Nhật Bản là sớm hơn cả. Tiểu thuyết “tài tử giai nhân” ở Triều Tiên và Việt Nam ra đời muộn hơn. Chính vì vậy tiểu thuyết “tài tử giai nhân” của Nhật Bản ít chịu ảnh hưởng của Trung Quốc hơn so với Việt Nam và Triều Tiên. 

Sự khác nhau về thời điểm ra đời và phát triển của dòng tiểu thuyết “tài tử giai nhân” ở các nước Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên cũng là điều dễ hiểu. Là nền văn học lớn lao, có nhiều ảnh hưởng đến văn học của các nước trong khu vực, bản thân tiểu thuyết “tài tử giai nhân” của Trung Quốc có khởi nguyên từ thời Đường và đạt đến đỉnh cao vào cuối thời Minh, kéo dài mãi đến cuối đời Thanh. Quá trình hình thành và phát triển của tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Trung Quốc trải qua hơn một ngàn năm liên tục, gần như không đứt đoạn. Với vị thế địa lý rộng lớn, trải qua nhiều triều đại, Trung Quốc có nhiều đô thị lớn, có điều kiện để phát triển, giao lưu văn hóa. Ở Việt Nam, sau một ngàn năm Bắc thuộc, đất nước mới giành lại được độc lập và bắt tay vào xây dựng nền văn hóa dân tộc, song song với việc đối mặt với những cuộc ngoại xâm liên tiếp. Cái tôi cá nhân, những tâm tư tình cảm của cá nhân tạm thời phải lùi lại sau những vấn đề chung của cộng đồng, của dân tộc. Thêm nữa, những cuộc chiến tranh chống xâm lược đã khiến cho kho tàng văn hóa của dân tộc Việt Nam mất mát nhiều, và không loại trừ trong đó có cả những tác phẩm văn học có giá trị. Chính vì vậy, những tác phẩm được xếp vào loại tiểu thuyết “tài tử giai nhân” của Việt Nam còn lại cho đến ngày nay đều được ghi nhận là ra đời khá muộn so với tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Trung Quốc. Một nguyên nhân khác là ở Việt Nam, sự ra đời và phát triển của tầng lớp thị dân muộn hơn ở Trung Quốc và cũng chỉ tập trung ở một vài đô thị lớn, nhất là ở kinh thành Thăng Long. 

Trường hợp của Nhật Bản khá đặc biệt với sự phát triển văn hóa xem ra có nhiều điểm khác biệt với Trung Quốc. Sự trao đổi văn hóa, gửi người đi học tại Trung Quốc chỉ diễn ra mạnh mẽ vào thời nhà Đường. Sau đó thì sự giao lưu giữa hai nước hầu như không đáng kể. Do vậy, văn hóa Nhật Bản chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ văn hóa thời Đường. Yếu tố văn hóa Đường khoáng đạt, cởi mở đã dễ dàng tìm được những điều kiện thuận lợi để phát triển ở Nhật Bản. Qua nhiều giai đoạn lịch sử, nền văn hóa Nhật Bản đã phát triển theo đường lối riêng, với những đặc trưng riêng biệt khác với Trung Quốc. Tiểu thuyết Nhật Bản trong đó có dòng tiểu thuyết “tài tử giai nhân” hay còn gọi là tiểu thuyết sắc tình là những câu chuyện tình với nhiều tình tiết, cách xây dựng nhân vật khác với tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Trung Quốc. Tất nhiên là ở đây không kể đến một số tác phẩm mô phỏng kiểu như Phong tục Kim Ngư truyện mô phỏng theo Kim Vân Kiều truyện. Có thể nói nếu tiểu thuyết “tài tử giai nhân” của Việt Nam và Triều Tiên chịu ảnh hưởng rõ nét và ra đời sau thì tiểu thuyết “tài tử giai nhân” của Nhật Bản ra đời đồng thời với tiểu thuyết “tài tử giai nhân” của Trung Quốc. Thậm chí sự ra đời này có thể là còn sớm hơn, nếu xét đến những thành tựu nổi bật như Truyện Genji. Nhưng dù ra đời từ rất sớm, tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Nhật Bản không có được sự phát triển liên tục mà lại đứt quãng và không đồng đều. Thời Heian và thời Edo là hai thời đại hoàng kim của tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Nhật Bản cách nhau đến gần một ngàn năm.

Tiểu thuyết “tài tử giai nhân” của Triều Tiên xuất hiện tập trung vào thời nhà Lý (Yi) vì chỉ đến triều đại này thì tiểu thuyết mới ra đời. Không trải qua nhiều triều đại như ở Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Triều Tiên có sự phát triển tương đối thuần nhất trong khuôn khổ của một triều đại. Nội dung của những tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Triều Tiên không có nhiều sự khác biệt và phản ánh khá trung thành diện mạo của một thời đại duy nhất. 

3.3. TÁC GIẢ SÁNG TÁC TIỂU THUYẾT “TÀI TỬ GIAI NHÂN”.

3.3.1. Như bất cứ một trào lưu hay một khuynh hướng văn học nào, dòng tiểu thuyết “tài tử giai nhân” cũng có nhiều gương mặt tác giả đa dạng. 

Tác giả truyện Nôm “tài tử giai nhân” Việt Nam có hai dạng: vô danh và hữu danh, có thể tương ứng với hai loại truyện Nôm: bình dân và bác học. Các nhà nghiên cứu nhận xét rằng, những tác phẩm xác định được tác giả thì chất lượng nghệ thuật thường cao hơn, chẳng hạn như Hoa tiên, Sơ kính tân trang, Truyện Kiều… Tất nhiên chúng ta không vì thế mà đánh giá thấp các truyện Nôm khác mà vẫn trân trọng những đóng góp của những tác phẩm ấy cho văn học Việt Nam. Ngay trong ba tiểu thuyết “tài tử giai nhân” viết bằng văn xuôi chữ Hán, trong bộ Tổng tập tiểu thuyết chữ Hán Việt Nam, thì chỉ có tác phẩm Đào hoa mộng ký là có tên tác giả.

Tình trạng khuyết danh trong dòng tiểu thuyết “tài tử giai nhân” là hết sức phổ biến. Số lượng những tác phẩm có tên tác giả sáng tác rất ít ỏi, thường chỉ bằng một phần mười số tác phẩm. Đây là điều rất thường gặp trong nền văn học trung đại. Tiểu thuyết cổ Triều Tiên có khoảng 300 tác phẩm nhưng chỉ có khoảng 30 tác phẩm biết tên tác giả. Trong số những tiểu thuyết “tài tử giai nhân” của Triều Tiên, chỉ duy nhất có tác phẩm Truyện  về công tử Joo có ghi tên tác giả là Gwon Pil.

Có những tác giả có tầm vóc thế giới như Nguyễn Du của Việt Nam, Murasaki, Saikaku của Nhật Bản... Nhưng cũng có những tác giả dù để lại những tác phẩm lớn, vẫn không kịp ghi tên tuổi của mình vào lịch sử văn học. Và có cả những tác giả bình thường, những người không có được khí chất thiên tài, không trở thành những tài năng lớn và những tác phẩm họ viết ra chỉ “thường thường bậc trung”. Đội ngũ đông đảo và đôi khi khác biệt nhau về tầng lớp xuất thân, về trình độ học vấn, đó là chân dung những tác giả của dòng tiểu thuyết này.

3.3.2. Có những tác phẩm hoàn toàn là trước tác cá nhân như Năm cô gái si tình của Ihara Saikaku, Sơ kính tân trang của Phạm Thái... nhưng cũng có những tác phẩm được sự nhuận sắc của một tập thể tác giả như trường hợp Hoa tiên. Có những tác phẩm là thành quả của một quá trình dài chuyển hóa, diễn xướng trong dân gian như Truyện Xuân Hương. Văn bản Truyện Xuân Hương cổ nhất hiện nay được viết bằng chữ Hán là bản năm 1754, có thể được sáng tác bởi một nhà nho ở tỉnh Chung Châng. Sau đó nhiều tác giả đã sáng tác, nhuận sắc Truyện Xuân Hương bằng thể loại tiểu thuyết pansori, dưới hình thức văn xuôi có nhịp điệu, dùng quốc văn Triều Tiên là hangul.

3.3.3. Khác với Trung Quốc, Việt Nam, những tác giả nữ trong văn học Triều Tiên và Nhật Bản chiếm một vai trò quan trọng. Cho đến nay ở Trung Quốc, Việt Nam, những tác giả nữ hầu hết là những nhà thơ. Trường hợp một phụ nữ viết văn là rất ít ỏi. Ở Trung Quốc, phụ nữ có thể soạn sử, có thể làm thơ, nhưng không thấy một gương mặt phụ nữ nào viết tiểu thuyết, đặc biệt là tiểu thuyết “tài tử giai nhân”. Trang web http://www.syllebreychwomen.html nghiên cứu về chủ đề Women in Chinese History (Phụ nữ trong lịch sử Trung Quốc) và trang web http://www.titlelist.html nghiên cứu về China Civilization (Văn minh Trung Hoa) đã khảo sát khá kỹ lưỡng về những người cầm bút nữ Trung Quốc và tác phẩm của họ, nhưng không thấy có tác giả nữ nào viết tiểu thuyết “tài tử giai nhân”.

Ở Triều Tiên, chúng ta thấy có vài ba gương mặt phụ nữ sáng tác văn xuôi. Ki Chung Kim trong bộ sách An Introduction to Classical Korean Literature, from Hyangga to Pansori đã dành hẳn cho văn học nữ lưu một chương với nhan đề The Literature of Choson Dynasty Women (Văn học nữ lưu triều đại Choson). Còn Peter H. Lee trong Anthology of Korean Literature (Hợp tuyển văn học Triều Tiên), cũng dành một phần công trình của mình để giới thiệu văn học nữ lưu với nhan đề Women Writers (Những tác giả nữ).  Có phần giống Nhật Bản, ở Triều Tiên, văn chương nơi cung đình thường do những người phụ nữ quý tộc viết ra. Những tác phẩm hay nhất của văn học cung đình được viết bằng Hàn văn là Kye Chuk Ilgi (Nhật ký của một năm bất hạnh) được viết vào năm 1613, In Hyon Wanghu Chon (Cuộc đời của hoàng hậu In Hyon) và Han Jung Nok (Chép lại nỗi buồn). Tác phẩm Nhật ký của một năm bất hạnh được các nhà nghiên cứu cho rằng do một phu nhân chưa rõ tên tuổi, là bạn thân của hoàng hậu In Mok, vợ thứ hai của vua Son Jo (1567 – 1608) viết nên. Tác phẩm Chép lại nỗi buồn là một chuỗi những ký ức, hồi tưởng của phu nhân Hong (tức công nương Hye Gyong), vợ góa của một hoàng tử con vua Yong Jo, đã bị chết vào năm 1762 theo lệnh của chính vua cha. Tác phẩm Cuộc đời của hoàng hậu In Hyon là một tiểu thuyết lịch sử với nội dung răn dạy đạo đức. Chủ đề của những tác phẩm này là chuyện gia đình chứ không phải là những mối tình lãng mạn của tài tử giai nhân.

Ở Việt Nam, người phụ nữ viết văn xuôi duy nhất trong thời trung đại còn lưu lại tên tuổi là Đoàn Thị Điểm với tác phẩm Truyền kỳ tân phả. Còn Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan... chỉ được biết đến với tài thơ đặc biệt.

Ở Nhật Bản, trong những thời kỳ lịch sử đầu, vị thế một người phụ nữ được xem trọng và được xếp ngang hàng với nam giới. Lịch sử Nhật Bản không thiếu những nữ thiên hoàng. Ngay từ thời Heian, phụ nữ đã đóng một vai trò quan trọng trong sáng tác văn học và họ sáng tác bằng Nhật ngữ. Trong khi nam giới của thời Heian dùng Hán tự để viết lịch sử, khảo cứu và những văn kiện chính thức của triều đình, thì có lẽ những người phụ nữ thường không học đủ đến một trình độ cao để viết được bằng chữ Hán, trừ một số ít phu nhân đại quý tộc. Do vậy họ phải sáng tác văn chương bằng tiếng Nhật và sáng tạo ra những tác phẩm văn xuôi nghệ thuật đầu tiên của Nhật Bản. “Phần lớn những sáng tác văn học hay nhất của thời ấy lại là của  phụ nữ, còn nam giới chỉ viết rất ít ngoài những bản luận thuyết khoa trương và chán ngắt... Phụ nữ, đặc biệt trong các giới quý tộc, có một địa vị khiến họ không phụ thuộc vào gia đình, hoặc bị đè nén, hoặc bị kiềm chế bởi những kiến thức khô cằn... Họ có thể biểu hiện những gì họ nhìn thấy, cảm thấy, bằng một ngôn ngữ sinh động họ đã dùng từ thời thơ ấu” 
. 

Mãi từ sau thế kỷ XVII, do chế độ Mạc phủ nên vai trò của người phụ nữ không được xem trọng nữa và tư tưởng đó đã chi phối xã hội Nhật Bản cho đến tận thời hiện đại. 

Murasaki Shikibu, người phụ nữ sáng chói của thời đại Heian không chỉ đơn thuần là một người phụ nữ viết văn. Bà được tôn xưng với mỹ danh “người mẹ của tiểu thuyết”. Tác phẩm Truyện Genji của Murasaki là tiểu thuyết ra đời sớm nhất ở Nhật Bản và cả trên bình diện thế giới. Truyện Genji là một thành tựu đột xuất, một sáng tạo thiên tài. Truyện Genji đã vượt xa tầm mức của một tiểu thuyết “tài tử giai nhân” kể về mối tình của một hoàng tử với nhiều cô gái đẹp. Việc so sánh tác phẩm này với Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần rất được các nhà nghiên cứu Trung Quốc và Âu Mỹ chú ý, thậm chí nó đã trở thành một đề tài thảo luận bắt buộc trong chương trình học của sinh viên khoa Phương Đông học trường đại học Columbia (Mỹ). Sau khi Truyện Genji ra đời, nhiều tác giả nữ khác học tập Murasaki cũng cho ra đời những tiểu thuyết có nội dung tương tự. Nhưng về mức độ thành công thì những tác phẩm này kém xa tác phẩm của Murasaki. Daini no Sanmi, con gái của Murasaki, bắt chước mẹ mình đã viết tác phẩm Sagoromo monogatari (Truyện Sagoromo) ra đời khoảng năm 1040, cũng là một trường thiên tiểu thuyết về tình yêu. Một tác phẩm khác viết về một câu chuyện tình của một hoàng thân với một tiểu thư con quan thượng thư, nhan đề là Yahano nezame (Nửa đêm tỉnh giấc), tác giả là một người con gái của Sugawara no Takasue.

Cùng với việc viết tiểu thuyết, những người phụ nữ Nhật Bản còn viết nhật ký. Đó là những tự truyện về cuộc đời họ. Về sau này, những người phụ nữ Triều Tiên đã học tập họ để viết nên những thiên nhật ký của chính mình.


Những tác giả nữ ở Trung Quốc thường viết sử, làm thơ, làm từ, tài năng không hề thua kém nam giới. Ở Việt Nam họ lưu dấu ấn của mình bằng những bài thơ trác tuyệt. Ở Triều Tiên, họ hướng ngòi bút vào việc miêu tả những câu chuyện gia đình, miêu tả chính cuộc đời họ. Còn ở Nhật Bản, họ vừa viết tự truyện, vừa sáng tạo tiểu thuyết tình yêu. Đó là điều khác biệt lớn nhất ở những người cầm bút nữ các nước Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên.


Một đặc điểm nổi bật khác của nền văn học Nhật Bản là bên cạnh một số tác giả sáng tác là các nhà nho, quan lại, thì những tác giả khác là những nhà sư, phụ nữ quý tộc chốn cung đình, các ẩn giả, các thị dân, các thương nhân. Các thị dân như Ihara Saikaku, Kyokutei Bakin..., các thương nhân như Santo Kyoden, Shikitei Samba..., đều là những người viết tiểu thuyết “tài tử giai nhân”.


Không hề có một khuôn mẫu chung cho các tác giả của dòng tiểu thuyết “tài tử giai nhân”. Họ là những gương mặt đông đảo và đa dạng, có danh và khuyết danh, đại quý tộc hay nhà nho nghèo, là phụ nữ hay nam giới... Họ rất khác nhau và mối dây liên kết giữa họ chính là những tác phẩm mà họ sáng tác.

3.4. MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG RIÊNG CỦA TIỂU THUYẾT “TÀI TỬ GIAI NHÂN” Ở MỖI NƯỚC TRUNG QUỐC, VIỆT NAM, NHẬT BẢN, TRIỀU TIÊN.

3.4.1. Vị trí khác nhau của dòng tiểu thuyết “tài tử giai nhân” ở từng nước. 

3.4.1.1. Vị trí khác nhau, cách nhìn nhận khác nhau của độc giả dòng tiểu thuyết “tài tử giai nhân” ở từng nước là điều dễ nhận thấy nhất. Trong lịch sử văn học Trung Quốc, dòng tiểu thuyết “tài tử giai nhân” thường ít được đánh giá cao. Bên cạnh những kiệt tác như Tam quốc diễn nghĩa tiêu biểu cho tiểu thuyết lịch sử, Thủy hử tiêu biểu cho tiểu thuyết võ hiệp, Tây du ký tiêu biểu cho tiểu thuyết thần ma, Hồng lâu mộng tiêu biểu cho tiểu thuyết nhân tình thế thái, thì các tác phẩm tiểu thuyết “tài tử giai nhân” chỉ chiếm một vị trí khá khiêm nhường trong các bộ sách lịch sử văn học Trung Quốc.


Văn học Trung Quốc là một nền văn học lớn vào bậc nhất ở phương Đông và cả trên bình diện thế giới. Sự lớn lao của dòng văn học này cùng với những kiệt tác vĩ đại của nó, dễ khiến người ta lãng quên đi những tác phẩm khác, tuy chưa thể sánh cùng với những kiệt tác, nhưng cũng đã để lại những dấu ấn sinh động trong tâm thức người dân Trung Quốc nói riêng và người dân vùng Đông Bắc Á nói chung. Một điều lạ lùng là tiểu thuyết “tài tử giai nhân” ở Trung Quốc khi sang các nước Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên thường dễ có được địa vị cao hơn. Một Thanh Tâm Tài Nhân với Kim Vân Kiều truyện ở đất nước mình không thể có được vị trí như Nguyễn Du ở Việt Nam hay Kyokutei Bakin ở Nhật Bản. Lý Oa truyện là một truyền kỳ đời Đường đã hóa thân thành kiệt tác Xuân Hương truyện ở Triều Tiên (theo ý kiến của B. Riftin).

Quan niệm truyền thống về sáng tác văn chương của những tác giả Trung Quốc được thể hiện rất rõ ràng trong tác phẩm của mình. Đó là quan niệm không coi trọng tiểu thuyết, và xem tác phẩm của mình viết ra chỉ để mua vui chốn nhân gian. Có lẽ vì vậy mà nhiều tiểu thuyết “tài tử giai nhân” của Trung Quốc đều khuyết danh tác giả hoặc nếu có tên chỉ là bút hiện kiểu như Thanh Tâm Tài Nhân, Tích Âm Đường chủ nhân... 

3.4.1.2. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của Trung Quốc, các nhà nho Việt Nam cũng không xem tác phẩm của mình là những tác phẩm chính thống, mà chỉ là “truyện cũ nôm na”, là “mua vui cũng được một vài trống canh”. Hẳn họ không ngờ rằng những tác phẩm của mình lại nhanh chóng đi vào lòng công chúng và được truyền tụng rộng rãi đến như vậy. Tuy nhiên, cũng có một trường hợp ngoại lệ, đó là Truyện Kiều. Hiện tượng một tiểu thuyết “tài tử giai nhân” thường thường bậc trung của Trung Quốc, đi vào Việt Nam, trở thành một kiệt tác của văn học dân tộc, và còn gợi cảm hứng cho một tác phẩm sáng tác sau đó là Đào hoa mộng ký, là một hiện tượng độc đáo của lịch sử văn học.

Một thực tế của nền văn học Việt Nam thời kỳ trung đại là sự thiếu vắng những tác phẩm dài hơi, tự sự cỡ lớn. Nếu Trung Quốc có những bộ tiểu thuyết chương hồi trường thiên, Nhật Bản có những tác phẩm văn xuôi dài hàng mấy ngàn trang, Triều Tiên tự hào có một tiểu thuyết về gia đình dài nhất thế giới với khoảng 10.000 ngàn trang, thì những tác phẩm tự sự văn xuôi của Việt Nam còn khá khiêm nhường. Và như vậy, truyện thơ Nôm Việt Nam “nôm na”, “dân dã”, lại đóng một vai trò đặc biệt: vai trò của tác phẩm tự sự và trở thành một thành tựu nổi bật trong nền văn học trung đại Việt Nam. Đây là vị trí mà tiểu thuyết “tài tử giai nhân” ở Trung Quốc không đạt tới được.

3.4.1.3. Trong nền văn học Nhật Bản, bên cạnh thơ ca thì văn xuôi và sân khấu đều là những lĩnh vực có tầm vóc thế giới. Tiểu thuyết của Nhật Bản phát triển mạnh ở thời Heian và thời Edo. Cho đến nay, các nhà nghiên cứu đều cho rằng Truyện Genji của Murasaki Shikibu là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của thế giới, đặc biệt hơn, đó là cuốn tiểu thuyết tình yêu đích thực với những nhân vật đã để cuộc đời trôi theo những cuồng say của men tình. Tuy vẫn có những tác phẩm vay mượn từ cốt truyện Trung Quốc như Phong tục Kim Ngư truyện vay mượn từ Kim Vân Kiều truyện của Trung Quốc, nhưng những tiểu thuyết “tài tử giai nhân” đặc sắc nhất của Nhật Bản lại là những tác phẩm hoàn toàn viết về con người Nhật Bản, mang phong vị Nhật Bản, do tác giả tự sáng tác, không hề chịu ảnh hưởng của cốt truyện Trung Quốc.

Sự nhìn nhận dòng tiểu thuyết “tài tử giai nhân” ở Nhật Bản rất khác nhau qua từng giai đoạn. Ở thời kỳ Heian và Edo, tiểu thuyết “tài tử giai nhân” được trân trọng, nhưng ở trong những thời đại khác, vai trò của nó không thật sự nổi bật và cũng không có nhiều tác phẩm có giá trị. Sự đứt quãng đó không làm cho tiểu thuyết “tài tử giai nhân” phát triển mạnh về sau, mà ngược lại, càng có sự hẫng hụt dần. Nếu ở thời kỳ đầu (thời Heian), chúng ta thấy những sáng tác của cá nhân nhà văn được coi trọng, thì về sau (thời Edo), chiếm lĩnh văn đàn là những tác phẩm mô phỏng theo những tiểu thuyết “tài tử giai nhân” ra đời trước đó. Và thời đại Heian (tương đương với thời nhà Đường của Trung Quốc) vẫn được xem là một thời đại văn học mẫu mực với nhiều kiệt tác được ghi vào lịch sử văn học. 

3.4.1.4. Tiểu thuyết “tài tử giai nhân” ở Triều Tiên được xem là thành tựu quan trọng của nền văn học dân tộc thời kỳ trung đại. Quá trình phát triển tương đối tập trung vào một giai đoạn khoảng vài trăm năm, làm cho những tiểu thuyết này tương đối giống nhau về mặt nghệ thuật (đối với cả tiểu thuyết pansori). Và về mặt nội dung thì không có nhiều sự khác biệt khiến cho người đọc khó tìm ra được nét đặc sắc riêng của từng tác phẩm. Nhưng không giống như ở Việt Nam hay Trung Quốc, nơi mà những sáng tác cá nhân không được nhà văn tự coi trọng, cũng không giống như ở Nhật Bản, nơi mà nhà văn có một chỗ đứng trong xã hội, được xã hội công nhận nghề nghiệp và đã tự ý thức được điều ấy, những nhà văn của Triều Tiên hầu như không để lại một tên tuổi cụ thể nào. Họ đã sống và sáng tác như thế nào trong thời đại của mình? Đó là một câu hỏi mà cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp trọn vẹn. Chúng ta chỉ biết được sự hâm mộ nhiệt tình của công chúng đương thời đối với tiểu thuyết “tài tử giai nhân” qua một số cứ liệu ít ỏi (số sách “tài tử giai nhân” trong hoàng gia Triều Tiên, sự kiện sứ thần Triều Tiên ở Trung Quốc đi mua nhiều cuốn sách có nội dung viết về tình yêu…), do vậy, đoán định được rằng ngay từ khi mới được du nhập và được sáng tác, lưu truyền rộng rãi, tiểu thuyết “tài tử giai nhân” ở Triều Tiên đã không bị cấm đoán như ở Việt Nam và Nhật Bản, mà còn được nhiều tầng lớp độc giả say mê đón nhận.

3.4.2. Sự khác biệt của những yếu tố tư tưởng chủ yếu chi phối dòng tiểu thuyết “tài tử giai nhân” ở từng nước.

3.4.2.1. Tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Trung Quốc chịu ảnh hưởng rõ rệt của Nho giáo. Tinh thần Nho giáo là tinh thần chủ đạo, xuyên suốt nội dung tư tưởng của từng tác phẩm. Hiện tượng “tam giáo đồng nguyên” nói chung chỉ thấy rõ ở những tác phẩm văn học thời Đường. Từ thời Tống trở đi, văn học mang nặng màu sắc Nho giáo. Vì vậy, nội dung tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Trung Quốc có một mâu thuẫn khó lý giải: một mặt đề cao sự tự do yêu đương, luyến ái, phản đối lễ giáo phong kiến, mặt khác, tất cả đều được giải quyết, xếp đặt ổn thỏa theo trật tự phong kiến (trường hợp của Bình Sơn Lãnh Yến, Phan Trần, Ngọc Kiều Lê...). Điều này chỉ có thể giải thích rằng: Hoặc do tư duy của nhà văn vẫn chưa vượt xa được thời đại của mình; hoặc dù tư tưởng của họ tiến bộ, nhưng tầm mắt của họ vẫn bị đóng khung trong chế độ phong kiến, chưa tìm được một sự thay đổi hay một hướng đi hoàn toàn mới.

Tư tưởng Nho giáo chi phối trong những tiểu thuyết “tài tử giai nhân” của Trung Quốc khiến cho đa phần kết thúc của tác phẩm đều là lời khẳng định lại tư tưởng chính thống của nhà nho, chuyện tình yêu đôi khi lại gắn liền với vận mệnh, với sự hưng thịnh của quốc gia, như lời tuyên bố của nhà vua ở cuối tác phẩm Bình Sơn Lãnh Yến, “ngày nay bỗng được hai người tài tử, để đẹp duyên với hai người tài nữ, càng thêm vẻ sáng cho sự văn hóa nước nhà, thế thì trẫm rất lấy làm vui lòng vậy” 
. Hay như bản thân tác phẩm Trung hiếu tiết nghĩa nhị độ mai, thì ngay tên gọi của tác phẩm đã nói rõ chủ đề tư tưởng của nó. Khi tác phẩm này vào Việt Nam, nhan đề đã được bỏ bớt, chỉ còn là Nhị độ mai. “Văn dĩ tải đạo” là mệnh đề luôn được các nhà văn Trung Quốc quán triệt và ít hay nhiều thì tư tưởng này cũng chi phối nội dung những tác phẩm tiểu thuyết “tài tử giai nhân”.

3.4.2.2. Tiểu thuyết “tài tử giai nhân” của Việt Nam phản ánh tâm thức của dân tộc Việt với nhiều nét riêng. Dù vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo, vai trò của tư tưởng Phật giáo đối với tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Việt Nam là không kém phần quan trọng. Ở Trung Quốc, chưa bao giờ Phật giáo trở thành quốc giáo như Việt Nam dưới thời đại Lý – Trần, và những giáo lý đạo Phật cũng ít khi chi phối đến nguyên tắc ứng xử, đến tâm thức dân chúng như ở Việt Nam. Nếu so sánh nguyên tác Kim Vân Kiều truyện và Truyện Kiều, chúng ta sẽ thấy rất rõ điều ấy. 

Tư tưởng Phật giáo khi du nhập vào Việt Nam, đã không hề đối lập với tín ngưỡng bản địa, ngược lại, nó đã nhanh chóng đồng nhất và đi vào tâm thức người Việt. Ở truyện Nôm bác học, tư tưởng Nho giáo còn khá đậm nét, nhưng ở những truyện Nôm bình dân, tâm thức dân gian, truyền thống văn hóa với những quan niệm “ở hiền gặp lành”, “thương người như thể thương thân”... hoàn toàn chi phối nội dung tác phẩm. Cũng chỉ ở truyện Nôm bình dân, mới có những nhân vật như Dâm Thần ở miếu đòi khoét mắt người rồi lại đem đi bán lấy một xe vàng bạc (Thoại Khanh Châu Tuấn), mới có Sơn Tinh xuất hiện với vai trò phù hộ cho Cúc Hoa, đưa thư của Cúc Hoa sang nước Tần cho Tống Trân (Tống Trân Cúc Hoa)... đó là những chi tiết rất Việt Nam và cũng rất dân gian.

Nếu tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Trung Quốc giàu tính chất bác học thì truyện thơ Nôm Việt Nam lại đậm tính quần chúng. Cốt truyện “tài tử giai nhân” Việt Nam khá đơn giản, thậm chí ở một số tác phẩm nội dung còn sơ lược. Nhiều tác phẩm, đặc biệt là truyện Nôm bình dân thoát thai từ truyện cổ tích, nên diễn biến câu chuyện còn phảng phất bóng dáng của chuyện kể dân gian. 

3.4.2.3. Tư tưởng Phật giáo đan xen Thần đạo là hai yếu tố chủ yếu chi phối nội dung tư tưởng của tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Nhật Bản. Không có bóng dáng của tâm thức dân gian như Việt Nam, mà chỉ có những nghĩ suy, triết lý sâu xa của giáo lý nhà Phật. Nếu truyện Nôm Việt Nam, nhất là truyện Nôm bình dân đã tiếp thu tư tưởng Phật giáo trên tinh thần Tịnh Độ tông thì tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Nhật Bản đã tiếp thu tư tưởng Phật giáo trên tinh thần Thiền tông. Cảm hứng vô thường về cuộc đời chi phối mạnh mẽ nội dung của tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Nhật Bản. Kết thúc có hậu không phải là kết thúc phổ biến trong những tác phẩm của Nhật Bản. Đa phần tác phẩm đều có một kết thúc dang dở, những mối tình bị đứt đoạn giữa tuổi thanh xuân (những sáng tác của Ihara Saikaku, Kyokutei Bakin...).

Các nhà văn Nhật Bản đã đưa cuộc sống đời thường vào tác phẩm. Cách đây hàng mấy trăm năm, họ đã viết những tác phẩm miêu tả những nhân vật bị đồng tính luyến ái, miêu tả những mối tình đầy dục vọng xác thịt. Tiểu thuyết của họ có những nhân vật lá ngọc cành vàng, giàu sang quyền quý, nhưng cũng có những nhân vật rất đỗi bình thường, xuất thân từ những tầng lớp bị xem là thấp kém trong xã hội. Những sáng tác của Ihara Saikaku (1641 – 1693), Santo Kyoden (1761 – 1816), Kyokutei Bakin (1767 – 1848), Ueda Akinari (1784 – 1809)... đều là những sáng tác về con người thị dân, về tình yêu của thị dân.

Phù thế (ukiyo) là một khái niệm phổ biến trong văn học Nhật Bản và đã ảnh hưởng sâu sắc đến những tác phẩm tiểu thuyết “tài tử giai nhân” của nước này. Ở từng giai đoạn, phù thế được nhìn nhận với ý nghĩa khác nhau. Ở thời Heian, phù thế mang tính chất bi quan về lẽ hư ảo vô thường của sự vật, nhưng đến thời Edo thì lại được xem là niềm vui hoan lạc, là những dục vọng khát khao của đời người. Hai tính chất này song hành bên nhau trong mỗi tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Nhật Bản. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy bên cạnh những tình yêu trong trẻo, mong manh dễ vỡ như chuyện tình của chàng Yoshitsune với nàng Joruri (Tịnh lưu ly thập nhị đoàn thảo tử), là những motif về tình yêu vô luân như Genji yêu người mẹ kế Fujitsubo và có con với nàng (Truyện Genji), hay phu nhân Osan quyền quý có chồng là một viên quan làm lịch, đi yêu chàng quản gia Moemon (Năm cô gái si tình). Không ngần ngại đề cập thẳng đến chuyện gối chăn xác thịt, không một chút dấu vết của tinh thần Nho giáo, nhiều tác phẩm của Nhật Bản làm chúng ta nhớ đến tác phẩm Mười ngày của nhà văn Italia Giovanni Boccaccio thời đại Phục Hưng.

So với tiểu thuyết Trung Quốc, Việt Nam và Triều Tiên thì nội dung tư tưởng của tiểu thuyết Nhật Bản dường như không mấy tuân theo nguyên tắc “văn dĩ tải đạo”. Suzuki Shuji trong công trình Văn học Trung Quốc và văn học Nhật Bản từng viết: “Nếu tâm hồn rung động là đã có mầm mống văn học rồi, đó là cách nghĩ có tính nguyên lý... Nếu nhìn từ phương diện khác là khá vô mục đích. Cái vô mục đích có tính nhạy cảm đó là cá tính gắn liền với tính chất riêng của văn học Nhật Bản” 
. Bên cạnh quan niệm “văn” gắn liền với “đạo” chịu ảnh hưởng của Trung Quốc thì nguyên lý mononoaware (niềm bi cảm) là nguyên lý chủ yếu chi phối tính chất của văn học và đặc biệt chi phối đến tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Nhật Bản. Nếu ukiyo (phù thế) chỉ là một khái niệm thông thường, thì mononoaware (niềm bi cảm) là nguyên lý lớn nhất trong văn học Nhật Bản. Tinh thần mononoaware cùng với đội ngũ những tác giả sáng tác là phụ nữ, là thương nhân, và thậm chí là cả nhà sư khiến cho những ảnh hưởng của Nho giáo nhạt nhòa đi nhiều trong nội dung của từng tác phẩm.

3.4.2.4. Một số nhà nghiên cứu Hàn Quốc hiện nay có khuynh hướng cho rằng tiểu thuyết nói chung và tiểu thuyết “tài tử giai nhân” của Triều Tiên nói riêng chịu ảnh hưởng Nho giáo còn sâu sắc hơn tiểu thuyết Trung Quốc. Jeon Hyae Kyeong lập luận rằng đến thời Minh Thanh thì ảnh hưởng của Nho giáo đã suy yếu dần, nhất là nhà Thanh là người ngoại tộc. Còn triều đại Yi (nhà Lý) ở Triều Tiên đã thực hiện chính sách sùng Nho giáo triệt để nên ảnh hưởng của Nho giáo trong tiểu thuyết Triều Tiên là tuyệt đối. Quan điểm này còn chưa được các nhà nghiên cứu tán thành hoàn toàn nhưng cũng là một cách nhìn đáng lưu ý.

Hiện nay, nhìn nhận về nội dung dòng tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Triều Tiên còn có nhiều khác biệt. Nhưng nhìn chung có thể thấy rằng những tiểu thuyết mô phỏng của Trung Quốc thì mang đậm tinh thần Nho giáo còn hơn tiểu thuyết của Trung Quốc (trường hợp của Bình Sơn Lãnh Yến và Tái sinh duyên), còn một số tiểu thuyết, đặc biệt là tiểu thuyết pansori thì yếu tố Nho giáo này mờ nhạt đi nhiều, do pansori thường được kể miệng trước khi viết thành văn bản).

3.4.3. Một số nét khác nhau trong nghệ thuật sáng tác tiểu thuyết “tài tử giai nhân” ở từng nước.
3.4.3.1. Tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Trung Quốc đặc biệt còn mang nặng dấu ấn của văn chương bác học, một nền văn chương với những khuôn mẫu và quy phạm nghiêm ngặt. Ở tiểu thuyết, một thể loại có thể nói là khá “tự do” so với các thể loại khác của văn học Trung Quốc, thì những khuôn mẫu đó tuy có rơi rụng đi ít nhiều, song chúng vẫn chi phối mạnh mẽ đến nội dung và hình thức nghệ thuật của tác phẩm. Văn phong của những tác phẩm thường là trau chuốt, sáng rõ, tuy nhiều điển tích, điển cố từ chương, chứng tỏ những người viết có một trình độ học vấn nhất định. Một số tác phẩm lấy cảm hứng từ truyện có thật ghi trong sử sách như Kim Vân Kiều truyện, Trung hiếu tiết nghĩa Nhị độ mai... Khung cảnh tác phẩm thường mở ra nơi cung vàng điện ngọc, lầu son gác tía với những tiểu thư khuê các, công tử đa tình. Âm vang của cuộc sống đời thường ít thấy trong tác phẩm.

Những yếu tố của văn học dân gian hầu như không gặp trong tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Trung Quốc, cho dù nhiều tác phẩm trước khi trở thành tiểu thuyết đã tồn tại dưới hình thức thoại bản và được các thuyết thoại nhân kể rong trên những nẻo đường đô thị. Yếu tố dân gian trong tiểu thuyết “tài tử giai nhân” chỉ thấy đậm nét trong nhiều tác phẩm của Việt Nam và Triều Tiên. Điều này phải chăng cũng bắt nguồn từ quan niệm từ chương, bác học trong sáng tác của các nhà văn Trung Quốc.

Tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Trung Quốc nếu không kể đến những truyền kỳ hay tạp kịch có nội dung nói về tình yêu đôi lứa thì chủ yếu được viết dưới hình thức tiểu thuyết chương hồi và với dung lượng trang khá lớn. Đây là lối kết cấu hết sức quen thuộc và phổ biến trong văn xuôi cổ điển Trung Quốc. Lối kết cấu này thường có một đôi câu thơ ở đầu chương hồi để tóm tắt nội dung của chương hồi ấy. Ngoài ra, còn có thêm lời phẩm bình của chính tác giả và ở cuối mỗi chương hồi thường có một vài câu mở ngỏ cho những tình huống hấp dẫn ở chương hồi sau. Do vậy, người đọc thường được lối kết cấu này thu hút và sẽ nảy sinh tâm lý hồi hộp, muốn đọc hay nghe kể liên tiếp từ chương hồi này sang chương hồi khác.

Lời phẩm bình, lời bạt hay lời tựa của chính tác giả hay của người khác là một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong nhiều bộ tiểu thuyết “tài tử giai nhân” của Trung Quốc. Nhưng chúng lại rất ít xuất hiện trong những tác phẩm tiểu thuyết “tài tử giai nhân” của Việt Nam, Nhật Bản hay Triều Tiên. Có lẽ vì tiểu thuyết chương hồi là hình thức thích hợp nhất để tác giả dành hẳn một số trang, trực tiếp trình bày những quan niệm, tư tưởng của mình cho độc giả rõ, còn ở những truyện Nôm, monogatari, pansori, tác giả khó thực hiện được điều ấy. Những lời phẩm bình thường chú trọng vào việc lý giải tính cách nhân vật, thuyết giảng đạo đức, bình luận sự kiện v.v...

3.4.3.2. Tiểu thuyết “tài tử giai nhân” của Việt Nam nếu không kể đến truyền kỳ và truyện thơ chữ Hán thì có thể khoanh vùng trong hai thể loại chính: tiểu thuyết chữ Hán và truyện Nôm. Ở cả hai thể loại này, đều có những điểm khác biệt rõ so với tiểu thuyết “tài tử giai nhân” của Trung Quốc, đặc biệt ở truyện Nôm, do đặc thù là tiểu thuyết bằng thơ, sự khác biệt ấy càng rõ ràng và sâu sắc hơn.

Số tiểu thuyết “tài tử giai nhân” bằng chữ Hán của Việt Nam không nhiều. Theo Tổng tập tiểu thuyết chữ Hán Việt Nam chỉ gồm ba tác phẩm và văn bản còn lại cũng không thật đầy đủ. Ba tác phẩm này đều được viết bằng văn phong bác học, từ chương theo truyền thống tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc, dù địa danh, bối cảnh, con người... hoàn toàn Việt Nam. Đây là một điều khác biệt rõ rệt so với tiểu thuyết “tài tử giai nhân Triều Tiên. Trong tiểu thuyết “tài tử giai nhân” viết bằng văn xuôi của Triều Tiên có một số truyện hoàn toàn mang dáng dấp Trung Quốc, kể về con người Trung Quốc, bối cảnh xảy ra trên đất nước Trung Quốc, chỉ có ngôn ngữ tác phẩm được viết bằng tiếng Hàn.

Truyện Nôm Việt Nam được chia thành hai dòng: bình dân và bác học. Dòng truyện Nôm bình dân thể hiện rõ nhất tính chất dân gian với nhiều lời lẽ nôm na và theo ý kiến của một số nhà nghiên cứu thì nhiều cốt truyện có lẽ bắt nguồn từ truyện cổ tích của dân tộc Việt, hãn hữu mới sử dụng cốt truyện của Trung Quốc. Dòng truyện Nôm bác học phần lớn có tên tác giả và thường vay mượn cốt truyện của Trung Quốc, hoặc tự sáng tác.

Theo nhận xét của nhà nghiên cứu người Nga N. Niculin thì ở những tác phẩm văn mượn cốt truyện của Trung Quốc, dù tác giả có giấu tên, thì dấu ấn của cá nhân tác giả vẫn rất rõ rệt. Còn các nhà nghiên cứu Việt Nam như Hoàng Xuân Hãn từng nói đến một “phong cách Hà Nội” trong truyện Song Tinh Bất Dạ, hay Trần Quang Huy đã từng đặt vấn đề giá trị sáng tác của Nhị độ mai so với lam bản Trung hiếu tiết nghĩa Nhị độ mai.... Các nhà nho Việt Nam khi phóng tác một cốt truyện Trung Quốc thường tước bỏ đi những chi tiết rườm rà, những nhân vật phụ không mấy quan trọng. Có lẽ quy mô của một truyện Nôm không thể so sánh với một tiểu thuyết chương hồi, nên các nhà văn Việt Nam đã có ý thức rất rõ trong việc cấu trúc lại tuyến nhân vật, xây dựng chi tiết, tình tiết cho phù hợp. Mặt khác, do đặc điểm là tiểu thuyết bằng thơ nên truyện Nôm phải bỏ qua những điều mà ngôn ngữ văn xuôi của tiểu thuyết có thể dễ dàng làm được. Truyện Nôm miêu tả hành động rất giản lược, miêu tả phong cảnh, môi trường, ngoại hình nhân vật phần nhiều mang tính ước lệ chung chung. Truyện Nôm không có những lời ăn tiếng nói sinh động như tiểu thuyết. Bù đắp lại, truyện Nôm thừa hưởng một truyền thống diễn đạt bóng bẩy, trau chuốt, tao nhã của thơ ca cổ điển, đặc biệt là đối với truyện Nôm bác học. 

Cho đến ngày nay việc lý giải tại sao nền văn học cổ của Việt Nam ít thấy bóng dáng của tiểu thuyết văn xuôi vẫn còn là một vấn đề khó khăn đối với những người nghiên cứu. Sự phát triển của các loại hình sáng tác văn học không phải bao giờ cũng tuân theo những quy tắc rõ ràng, rành mạch như toán học. Ở Việt Nam mảng tiểu thuyết “tài tử giai nhân” viết bằng văn xuôi là rất ít ỏi. Thay vào đó, chúng ta có sự phát triển mạnh mẽ của truyện Nôm với những đặc thù riêng về phong cách học, thi pháp học. Đây là điểm dị biệt lớn lao nhất của tiểu thuyết “tài tử giai nhân” ở Việt Nam so với Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên, những nước có truyền thống văn xuôi vượt hẳn Việt Nam. 

Sự đóng góp độc đáo của tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Việt Nam vào dòng tiểu thuyết “tài tử giai nhân” của Đông Á chính là ở thể loại truyện thơ Nôm. Ở Trung Quốc không có tiểu thuyết bằng thơ, Triều Tiên chỉ có tiểu thuyết pansori, Nhật Bản có tiểu thuyết bằng thơ và nửa thơ, nửa văn xuôi, nhưng nói chung đều không hình thành được một hệ thống truyện thơ viết bằng ngôn ngữ dân tộc đặc sắc như Việt Nam.

3.4.3.3. Rất khác với Trung Quốc, Việt Nam và Triều Tiên, tiểu thuyết “tài tử giai nhân” của Nhật Bản mang sắc thái của những tiểu thuyết tâm lý phương Tây với những chi tiết rất hiện thực của cuộc sống đời thường. Nếu thế mạnh của tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Trung Quốc là ở sự miêu tả tỉ mỉ chi tiết, tình tiết, hành động của nhân vật, thì thế mạnh của tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Nhật Bản là miêu tả tâm lý nhân vật khá sắc sảo. Miêu tả tâm lý nhân vật ở tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Nhật Bản khác với các nước khác. Nếu tiểu thuyết Trung Quốc miêu tả tâm lý nhân vật chủ yếu thông qua hành động thì tiểu thuyết Nhật Bản miêu tả tâm lý nhân vật thông qua những suy nghĩ tinh tế, những xao động của tâm hồn, những khúc mắc của trái tim. Có lẽ vì thế mà nhiều tiểu thuyết “tài tử giai nhân” của Nhật Bản đã được dịch ở phương Tây từ rất sớm. 

Tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Nhật Bản được viết bằng nhiều hình thức: văn xuôi, truyện thơ, nửa truyện thơ, nửa văn xuôi, nhưng thành công nhất là những tác phẩm viết bằng văn xuôi. Những tác phẩm viết bằng văn xuôi đều được diễn đạt bằng một ngôn ngữ giàu tính ẩn dụ và đậm chất thơ, nhưng hoàn toàn thoát ly khỏi những miêu tả ước lệ thường thấy trong tiểu thuyết của Trung Quốc, Việt Nam và Triều Tiên. Tư duy sáng tác của các nhà văn Nhật Bản nhìn trên đại thể vẫn đi theo những khuôn mẫu chung của văn học phương Đông thời kỳ trung đại, nhưng đi sâu vào từng tác phẩm cụ thể thì những khuôn mẫu này mờ nhạt hẳn đi, nhất là ở tiểu thuyết. Những đặc trưng của văn học trung đại phương Đông như tính ước lệ, tượng trưng... chỉ được các tác giả Nhật Bản tiếp thu mạnh mẽ ở các thể loại thơ và kịch bản sân khấu. Những tiểu thuyết có nhiều dị bản hầu như không bắt gặp trong văn học Nhật Bản.

Tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc, khi du nhập vào Nhật Bản đã tỏ ra không có mấy sức sống so với tiểu thuyết bản ngữ. “Tiểu thuyết chương hồi của Nhật Bản số lượng không nhiều, bút pháp chưa thành thục” 
, và chủ yếu là tiểu thuyết lịch sử, hầu như không có tiểu thuyết “tài tử giai nhân”. Những tiểu thuyết bản ngữ của Nhật Bản (tức là các monogatari) mang dáng dấp của tiểu thuyết phương Tây, cũng được chia thành từng chương, với nhan đề riêng của từng chương một, không có hai câu thơ mở đầu và câu kết thúc như tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc. 

Tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Nhật Bản mang tính hiện thực cao. Đọc tiểu thuyết “tài tử giai nhân”, chúng ta có thể thấy rõ tinh thần thời đại, dấu ấn thời đại vang vọng vào nội dung tác phẩm. Ở tiểu thuyết của Trung Quốc, Việt Nam và Triều Tiên, thời đại chỉ được miêu tả rất chung chung. Ở đầu tác phẩm có giới thiệu về triều đại, về niên hiệu kiểu như: “Xin nói việc trong triều vua Thế Tổ nhà Nguyên” (Tái sinh duyên), “Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh” (Truyện Kiều), “Vua Lý Túc Tông lên ngôi lúc thái bình, thịnh vượng” (Truyện Xuân Hương) v.v..., nhưng nội dung tác phẩm có thể được đặt vào bất cứ triều đại nào, vì bối cảnh chỉ được miêu tả ước lệ và thậm chí là phiếm chỉ. Còn ở tiểu thuyết Nhật Bản, dù ở thời Heian hay Edo thì phong tục, tập quán, đời sống xã hội đều được miêu tả tỉ mỉ, với những đặc điểm riêng không trộn lẫn vào đâu được.

Ở một vị thế địa lý tương đối tách xa Trung Quốc, không chịu ảnh hưởng của những cuộc ngoại xâm, lối sống của cư dân trên một quần đảo, không thành lập được chính quyền phong kiến trung ương tập quyền như Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên v.v... đó có thể là những nguyên nhân địa lý, lịch sử, xã hội khiến cho nền văn học Nhật Bản nói chung và tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Nhật Bản nói riêng, tuy vẫn phát triển theo những quy luật chung của văn học trung đại, nhưng bên cạnh đó còn tồn tại những đặc tính riêng, những phong cách và tư duy sáng tạo riêng biệt.

3.4.3.4. Nét đặc sắc mà tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Triều Tiên góp phần vào dòng tiểu thuyết “tài tử giai nhân” chung của các nước Đông Á là hình thức tiểu thuyết pansori, mà tác phẩm nổi tiếng nhất chính là Truyện Xuân Hương. Ban đầu pansori chỉ có nghĩa là một hình thức diễn kể của một người, có kèm theo tiếng trống đánh nhịp của một người khác trước đám đông khán giả. Song hình thức và nội dung của pansori có dáng dấp của một tiểu thuyết nên nó được gọi là thể loại tiểu thuyết pansori. Trong văn học Triều Tiên có mười hai bản pansori, từ đó nảy sinh ra hàng trăm dị bản khác nhau, vì một bản pansori thường được nhiều người kể truyền miệng, trước khi được một hay thậm chí một số người ghi chép lại thành văn bản. Nội dung của pansori có thể là những câu chuyện tình yêu như Truyện Xuân Hương, Truyện đốc phủ Bae... hay truyện mang tính giáo dục, đạo đức như Truyện Shim Cheong, Truyện Heung Boo..., truyện loài vật như Truyện Ngài Thỏ, Truyện con gà lôi... nhưng nổi tiếng nhất và đặc sắc nhất là những câu chuyện về tình yêu.

Có thể so sánh hình thức kể pansori với lối kể thơ, nói thơ của Việt Nam. Nhưng pansori cũng có thể được xem là một loại hình sân khấu do có kịch bản, nghệ sĩ, sân khấu và khán giả, khác xa với lối kể thơ, nói thơ của Việt Nam.

Nếu Việt Nam có truyện thơ Nôm, Nhật Bản có monogatari, thì Triều Tiên có tiểu thuyết pansori là những thể loại tiểu thuyết đặc sắc của riêng từng dân tộc, góp phần làm phong phú thêm dòng tiểu thuyết “tài tử giai nhân” của chung các nước Đông Á.

Tiểu thuyết “tài tử giai nhân” ở Triều Tiên đa phần đều chịu ảnh hưởng của cốt truyện Trung Quốc. Rất nhiều tác phẩm có nội dung giống như truyền kỳ đời Đường và tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc với bối cảnh, địa danh, niên hiệu hoàn toàn Trung Quốc. Tiểu thuyết chương hồi ở Triều Tiên được đánh giá là “rất phát triển, mỗi chương mỗi đoạn từ đầu đến cuối trình bày một câu chuyện rất ly kỳ và khúc chiết” 
. Không thể phủ nhận được thực tế là trong số khoảng ba trăm tác phẩm truyện và tiểu thuyết cổ của Triều Tiên thì đến hơn hai phần ba là có nội dung Trung Quốc, phóng tác từ cốt truyện của Trung Quốc. Tìm được một tác phẩm có nội dung thuần túy Triều Tiên là điều rất khó khăn. Ngay đến tác phẩm Truyện Xuân Hương, niềm tự hào của người dân Triều Tiên thì vẫn có những ý kiến cho rằng nội dung của nó có thể bắt nguồn từ những truyền kỳ đời Đường. 

Một nét riêng khác của tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Triều Tiên là tình trạng khuyết danh tên tác giả và tình trạng một tác phẩm có nhiều dị bản. Trong số ba trăm tác phẩm tiểu thuyết của nền văn học trung đại Triều Tiên nói chung, thì chỉ có khoảng ba mươi tác phẩm là còn ghi được tên tuổi tác giả. Có thể đoán định rằng sáng tác của tiểu thuyết “tài tử giai nhân” đa phần là sự sáng tạo của nhiều người, qua nhiều giai đoạn, và do vậy, tính chất dân gian hóa là rất cao. Như trên đã nói, trong những tiểu thuyết “tài tử giai nhân” của Triều Tiên, chỉ duy nhất một tác phẩm có ghi tên tác giả. Bản thân Truyện Xuân Hương, tác phẩm nổi tiếng nhất trong văn học Triều Tiên, có khoảng một trăm dị bản. Tình trạng dị bản trong tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Triều Tiên nhiều hơn hẳn tiểu thuyết “tài tử giai nhân” Việt Nam. 

Tiểu thuyết viết bằng chữ Hán của Triều Tiên được nhìn nhận là chịu ảnh hưởng sâu sắc của tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc cả về mặt nội dung lẫn thi pháp. Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc hiện nay có khuynh hướng đánh giá cao mảng tiểu thuyết viết bằng chữ Hàn, dù rằng theo họ thì tiểu thuyết viết bằng chữ Hàn không có dáng dấp từ chương, bác học, mà ngược lại, phong cách sáng tác thuần phác và dân gian hơn. Một hiện tượng cũng thường bắt gặp trong tiểu thuyết Triều Tiên là sự tồn tại của hai văn bản của cùng một tác phẩm: một văn bản viết bằng chữ Hán và một văn bản viết bằng chữ Hàn. Việc xác định xem đâu là bản gốc và đâu là bản dịch luôn là một vấn đề khó khăn đối với những nhà nghiên cứu. Hiện tượng này lại hầu như không gặp ở tiểu thuyết Việt Nam và Nhật Bản.

***********
Nhìn chung, sự khác biệt trong tiểu thuyết “tài tử giai nhân” ở từng nước là điều dễ thấy và dễ nhận biết. Sự khác biệt này thường do những điều kiện lịch sử, tâm lý dân tộc, cá tính sáng tạo của nhà văn, tâm lý độc giả... chi phối. Sự khác biệt này làm nên tính chất đặc sắc, riêng rẽ, không lặp lại trong văn học của từng nước. Tuy nhiên, những khác biệt này không hề xóa mờ những sự giống nhau, những điểm tương đồng rõ rệt cả về nội dung và nghệ thuật của dòng tiểu thuyết “tài tử giai nhân” ở một số nước phương Đông thời kỳ trung đại. Những khác biệt không ngăn cản những gặp gỡ và chính sự gặp gỡ này đã tạo nên một nguồn mạch chảy xuyên suốt trong nền văn học phương Đông và ít nhiều tạo dựng được một chỗ đứng riêng bên cạnh những thành tựu văn học khác.

� Nguyễn Gia Phu (1983), Lịch sử các nước phương Đông trước thế kỷ XIX, 2 tập, Đại học Tổng hợp Tp. HCM xuất bản, tập 1, trang 132-133.


� Nguyễn Gia Phu (1983), Lịch sử các nước phương Đông trước thế kỷ XIX, 2 tập, Đại học Tổng hợp Tp. HCM xuất bản, tập 1, trang 135.





� Lại Nguyên Ân (1999), “Đào hoa mộng ký trong quan hệ với Truyện Kiều”, Văn học, (8), trang 35.


� Đặng Thanh Lê (1979), “Truyện Kiều” và thể loại truyện Nôm, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, trang 150.





� Nguyễn Du (1996), Toàn tập, 3 tập, Nxb Văn học, Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, tập 1, trang 33-34.


� Kiều Thu Hoạch (1994), Truyện Nôm, nguồn gốc và thể loại, Khoa Ngữ văn và Báo chí, Trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh, trang 57.





� Nguyễn Đăng Na (2001), Đặc điểm văn học trung đại Việt Nam, những vấn đề văn xuôi tự sự, Nxb Gáo dục, Hà Nội, trang 9.


� Trần Đình Sử (1997), Những thế giới nghệ thuật thơ, Nxb Giáo dục, Hà Nội, trang 361.





� Sansom G.B (1989), Lược sử văn hóa Nhật Bản, 2 tập, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, tập 1, trang 259.


� Sđd, tập 1, trang 101-102.


� Jeon Hyae Kyeong (1995), “So sánh trào lưu tiểu thuyết Hàn Quốc – Trung Quốc”, Văn học, (10), trang 42.


� Han Woo Keun (1999), The History of Korea, Translated by Lee Kyung Shik, Edited by Grafton K. Mintz, The Eul – Yoo Publishing company, Seoul, Korea, p.333.


� Phạm Thị Tú (1995), “Tiểu thuyết cổ điển Triều Tiên qua cách nhìn của B.L.Riftin”, Văn học, (10), trang 61.





� Sansom G.B (1989), Lược sử văn hóa Nhật Bản, 2 tập, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, tập 1, trang 264.





� Bình Sơn Lãnh Yến (1990), Nguyễn Đỗ Mục dịch, 2 tập, Nxb Cửu Long, Cửu Long, tập 2, trang 266.





� Đoàn Lê Giang (1997), “So sánh quan niệm văn học trong văn học cổ điển Việt Nam và Nhật Bản”, Văn học, (9), trang 56.


� Phạm Văn Thắm (1992), “Đọc sách Vực ngoại Hán văn tiểu thuyết luận cứu”, Hán Nôm, (1), trang 69.





� Phạm Văn Thắm (1992), “Đọc sách Vực ngoại Hán văn tiểu thuyết luận cứu”, Hán Nôm, (1), trang 69.








